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Phần một

DNNN trong nông, lâm nghiệp – 

kinh nghiệm cải cách ở một số nước

I.VỀ sự hình thành các DNNN trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp.

     Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy vai trò của nhà nước đối với sản xuất nông nghiệp được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau như: Nhà nước ban hành các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, trong đó có những chính sách như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi, đường xá trên đồng ruộng, hệ thống kho bãi tập kết sản phẩm, bến cảng; cung ứng tín dụng cho sản xuất; hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới; hỗ trợ xúc tiến thương mại ...

      Một số nước Đông nam á như Malaysia đã duy trì tỷ lệ đầu tư vào cơ sở hạ tầng của sản xuất nông nghiệp chiếm tới 37% tổng vốn đầu tư toàn nền kinh tế, tỷ lệ này ở Phillipin là 31%, Inđônêsia là 27%, Miến điện 27%. ở Đài Loan Chính phủ đã đảm nhận toàn bộ việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của sản xuất nông nghiệp. Phần lớn số tiền giành cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung vào phát triển hệ thống thủy lợi, khai hoang mở rộng diện tích canh tác, đầu tư phát triển các yếu tố phục vụ cho mục đích chuyển đổi cây trồng, vật nuôi từ loại giá trị thấp sang loại giá trị cao.. 

      ở các nước phát triển Như Mỹ, Nhật, EU Nhà nước không chỉ có chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng hiện đại phục vụ cho sản xuất nông nghiệp công nghệ cao mà Nhà nước còn có chính sách bảo hộ sản xuất nông nghiệp như đánh thuế cao các hàng hóa nông sản nhập khẩu, hoặc tài trợ cho nông dân thông qua duy trì giá nông sản rất cao ở trong nước. Những chính sách bảo hộ này hiện đang bị lên án ở các diễn đàn đàm phán về tự do hóa thương mại và toàn cầu hóa kinh tế quốc tế.

       Một trong những hình thức của chính sách đầu tư, tác động vào nông nghiệp là Nhà nước bỏ vốn thành lập một số doanh nghiệp của mình để phục vụ sản xuất nông nghiệp (cung ứng các yếu tố đầu vào của sản xuất) hoặc trực tiếp tham gia kinh doanh nông nghiệp, nghĩa là trực tiếp tổ chức các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ nông sản (trong chuyên đề này này gọi chung là doanh nghiệp Nhà nước-DNNN trong nông nghiệp).

     Thông qua các DNNN trong nông nghiệp Nhà nước thực hiện 2 mục tiêu chính, đó là: Về kinh tế: Thực hiện tập trung các nguồn lực của toàn xã hội vào việc đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo cung cấp hàng hóa tiêu dùng cho nhu cầu thiết yếu của xã hội, đồng thời thông qua phát triển sản xuất nông nghiệp tạo ra một lượng lớn việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn. Về xã hội, việc thành lập DNNN trong nông nghiệp sẽ giúp Nhà nước có thể điều chỉnh các quan hệ xã hội trong nông thôn, qua đó điều chỉnh các mối quan hệ xã hội trong xã hội nói chung. Theo lý thuyết kinh tế hiện đại thì đối với một quốc gia, trong đó dân số làm nông nghiệp còn đang chiếm tỷ trọng cao thì việc Nhà nước nắm trong tay các nguồn lực của sản xuất nông nghiệp sẽ đảm bảo cho việc Nhà nước ổn định xã hội, đây là lý do sâu xa dẫn đến việc Nhà nước thành lập các DN của mình trong lĩnh vực này. 

   Ngoài ra việc đầu tư thành lập một số DNNN ở các vùng nông nghiệp còn xuất phát từ lý do Nhà nước thực hiện chính sách phi thực dân hóa và giải tỏa quyền lực kinh tế tập trung trong tay một số nhà tư bản của chế độ trước trong lĩnh vực này khi Nhà nước dân chủ lên nắm chính quyền. Nhà nước phải có những cơ sở kinh tế của mình ở các vùng hiểm yếu, có ý nghĩa gìn giữ an ninh, quốc phòng và kết hợp phát triển kinh tế, đó là các vùng biên giới, vùng chưa đảm bảo an ninh quốc gia... ở một số nước đang phát triển việc hình thành các DNNN trong nông nghiệp còn bắt nguồn từ việc sau khi giành được Chính quyền Nhà nước buộc phải Quốc hữu hóa các đồn điền và cơ sở kinh doanh nông nghiệp của các Nhà Tư bản nước ngoài, biến chúng thành các cơ sở kinh tế của Nhà nước, trường hợp này cũng diễn ra tương tự như Việt nam khi Nhà nước thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa trong nông nghiệp và đã quốc hữu hóa các đồn điền của người nước ngoài trong ngành Cà phê, Cao su, Chè...

    Chẳng hạn ở Inđônêsia vào những năm 1955-1975 Nhà nước đã chủ trương phát triển mạnh các DNNN trong sản xuất nông nghiệp, thông qua các DN của mình Nhà nước có thể tác động trực tiếp vào sản xuất theo định hướng của mình, dùng DNNN để làm chỗ dựa cho phát triển nền nông nghiệp đất nước. ở Malaisia trong giai đoạn 1971-1990 Nhà nước đã thực thi chính sách kinh tế mới, trong đó đã quyết định thành lập hàng loạt DNNN trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên số lượng DNNN các loại trong nông nghiệp cho đến những năm 1990 chỉ đạt 59 đơn vị, tập trung chủ yếu ở các vùng đất mới khai hoang và các vùng chuyển đổi hướng sản xuất, tạo dựng các vùng động lực mới ở những nơi chậm phát triển. 

       ở Hàn quốc vào giai đoạn đầu phát triển kinh tế Nhà nước cũng chủ trương thành lập một số DNNN trong nông nghiệp làm nhiệm vụ bàn đạp (bà đỡ) để phát triển nông nghiệp ở các vùng mới khai hoang hoặc vùng khó khăn, nhưng không nhiều về số lượng và tính chất hoạt động của các DN này chủ yếu tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp một số đầu vào cần thiết cho nông dân sản xuất, chế biến nông sản do nông dân làm ra...

        ở Xrilanca các DNNN Nhà nước được hình thành chủ yếu thông qua quốc hữu hóa các DN của người nước ngoài vào những năm 1950-1960, Chính phủ quyết định chuyển các DN này vào tay mình để thực hiện mục tiêu triệt phá tận gốc ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân và coi biện pháp này có tác dụng thực hiện chương trình quốc gia về tự túc các sản phẩm nông nghiệp. Biến các DN quốc hữu hóa thành những cơ sở vừa tạo ra sản phẩm thiết yếu cho xã hội, đồng thời vừa tạo việc làm cho dân chúng ở nông thôn, vấn đề hiệu quả sản xuất tại các DN này hầu như không ai tính đến. 

       Cũng giống như tư duy ở một số nước ở Châu ¸ đã trình bày trên đây ở hầu hết các nước XHCN cũ ( Liên Xô, Trung Quốc, các nước XHCN Đông Âu ) cũng đã thành lập rất nhiều các DNNN trong nông nghiệp để vừa trực tiếp sản xuất tạo nông sản phẩm cho tiêu dùng trong nước và phục vụ nhu cầu của các nước trong khối SEV theo phân công lao động của khối, vừa thực hiện mục tiêu tạo ra khu vực sở hữu Nhà nước trong nông nghiệp. Vừa khẳng định vai trò nhà đối với nông nghiệp, vừa thử nghiệm mô hình XHCN trong nông thôn. Việt Nam cũng là một trường hợp thể hiện mô hình đó với sự hình thành hàng loạt các DNNN trong nông nghiệp với tên gọi khác nhau: Nông trường, Lâm trường, xí nghiệp quốc doanh thủy sản, trạm, trại giống cây trông, vật nuôi của Nhà nước...

  II. Kinh nghiệm cải cách DNNN trong nông nghiệp ở các nước.

  Theo sự phát triển của nền kinh tế nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng trên các nguyên lý thị trường thì các DNNN trong nông, lâm nghiệp ở hầu hết các nước ngày càng gặp phải những khó khăn, vướng mắc cả từ phía khách quan và chủ quan dẫn đến trì trệ, không đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu do nhà nước đặt ra đối với các DNNN. 

  Nguyên nhân cơ bản, bao trùm dẫn đến những khó khăn, trì trệ của DNNN trong nông, lâm nghiệp là tính chất sở hữu các tư liệu sản xuất đã không thể xác định được rõ ràng, các sản phẩm và dịch vụ do DN làm ra đã không theo quy luật của kinh doanh theo thị trường. Do sở hữu không rõ ràng nên tập thể những người quản lý và người lao động trong DN rất khó gắn bó, đoàn kết với nhau để cùng xây dựng và phát triển DNNN như các DNTN. Hầu hết các DNNN đã không có được động lực bền vững kể cả với những người quản lý (được xem là đại diện cho Nhà nước về chủ sở hữu các tư liệu sản xuất của DNNN), người điều hành (là tác nhân cơ bản tạo ra khả năng kinh doanh của DNNN trên thương trường) và người lao động trực tiếp tạo ra sản phẩm của DN NN. Mặt khác trong quan hệ về lợi ích kinh tế giữa DNNN với Nhà nước luôn là vấn đề xung đột, không xử lý được. 

    Ngoài ra tính chất sinh học đặc biệt của sản xuất nông, lâm nghiệp đã đòi hỏi các hoạt động trồng trọt và chăn nuôi phải gắn với hoạt động của hộ gia đình nông dân (được gọi là hộ kinh tế tự chủ) thì sản xuất nông, lâm nghiệp mới đạt hiệu quả cao. Mọi hình thức tập trung hành chính trong canh tác, chăn nuôi đều không đưa đến kết quả mong đợi, vì vậy nếu đem hình thức tổ chức sản xuất kiểu công nghiệp áp dụng vào nông, lâm nghiệp thì chắc chắn sẽ thất bại.

  Những quy luật mang tính tự nhiên nói trên của kiểu tổ chức rất đặc thù của sản xuất nông, lâm nghiệp đã dẫn đến nhu cầu phải cải cách các DNNN  trong nông nghiệp ở các nước để phù hợp với quy luật tự nhiên và phù hợp với cơ chế thị trường.

 2.1 Kinh nghiệm của các nước Châu ¸
   Thực tiễn các nước Châu á cho thấy sau một thời gian ngắn phát triển các DNNN trong nông nghiệp, bắt đầu từ cuối những năm 1970 các DNNN hình thành trong nông nghiệp đã không thể tự phát triển, Ngân sách Chính phủ phải chi ngày càng nhiều mới có thể duy trì sự tồn tại của các DN này. Trước thực trạng đó buộc Chính phủ phải cắt giảm rồi xóa bỏ các khoản trợ cấp và xu thế tư nhân hóa các DN này từng bước diễn ra mạnh mẽ sau những năm 1980.   

 Hai thập kỷ trở lại đây họ đã đẩy mạnh quá trình tư nhân hóa DNNN trong nông nghiệp cùng với thúc đẩy thị trường hóa sản xuất nông nghiệp. Quá trình tư nhân hóa các DNNN trong nông nghiệp thường bắt đầu từ việc cắt giảm các hỗ trợ trực tiếp của Nhà nước đối với DN. Các khoản tài chính của Nhà nước giành cho các DN như trước kia đã được chuyển sang các hình thức hỗ trợ phát triển cộng đồng nông dân theo các dự án có mục tiêu do Chính phủ triển khai bằng nguồn tài chính của Nhà nước. Nhà nước khuyến khích phát triển các HTX, doanh nghiệp của nông dân và thúc đẩy các DN tư nhân ở thành phố đầu tư vào kinh doanh nông nghiệp. Chính sách thu hút DN thuộc khu vực phi Nhà nước đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn được áp dụng thông qua đấu thầu  các dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, bãi bỏ hoàn toàn hình thức phân bổ trực tiếp tài chính cho các DNNN. 

 Chính phủ bán bớt một số tài sản của DNNN trong nông, lâm nghiệp cho khu vực tư nhân và hộ nông dân. Một bộ phận DNNN được chuyển hẳn sang thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn do Ngân sách nhà nước đầu tư (xây dựng thủy lợi, đường xá nông thôn, bến bãi, đường tải điện, hệ thống cấp nước sinh hoạt...). Một bộ phận khác từng bước chuyển hẳn sang các lĩnh vực dịch vụ, thực hiện các hoạt động công ích theo chỉ định và giám sát của Nhà nước. Kết quả chuyển hướng hoạt động của DNNN trong nông, lâm nghiệp đã dẫn đến chuyển giao các chức năng canh tác trong trồng trọt và chăn nuôi cho hộ nông dân đã phát triển ở trình độ nhất định sau một thời gian được Nhà nước hỗ trợ về kiến thức và các điều kiện sản xuất. 

 Tỷ trọng sản phẩm của DNNN trong nông nghiệp làm ra trong GDP đã giảm nhanh trong những năm 80 của thế kỷ trước, chẳng hạn ở Hàn Quốc tỷ trọng của khu vực DNNN trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong GDP đã giảm từ 1,9% vào năm 1969 xuống 0% vào năm 1986, tỷ trọng của DNNN chế biến nông sản đã giảm từ 34,5% xuống 15,8% trong thời kỳ này. Sự giảm sút của khu vực Nhà nước trong lĩnh vực chế biến nông sản không có nghĩa là khu vực này sa sút, mà vẫn tiếp tục phát triển nhưng do khu vực tư nhân làm chủ.  

   2.2 Kinh nghiệm của các nước XHCN cũ.

     Mô hình kế hoạch hóa tập trung ở các nước này đã dẫn đến sự trì trệ, kém năng động, thậm trí làm mất sáng tạo, linh hoạt ở các DNNN nói chung và trong nông nghiệp nói riêng. Lý do căn bản dẫn đến tình trạng này là các DNNN trong nông, lâm nghiệp đã tiến hành sản xuất nông, lâm nghiệp không trên nền tảng thị trường, không dựa trên lợi thế thực có về các yếu tố sản xuất của từng DN. 

      Các DNNN trong nông nghiệp tiến hành sản xuất-kinh doanh trong điều kiện thường xuyên xảy ra các can thiệp hành chính, phi kinh tế của các cơ quan Nhà nước (Bộ và Chính quyền các địa phương). Quá trình này kéo dài cho đến khi phải thực hiện cải tổ nền kinh tế và toàn bộ hệ thống DNNN, trong đó có các DNNN trong nông, lâm nghiệp phải chuyển hóa dưới nhiều hình thức khác nhau như: bán, cho thuê, cổ phần hóa, sát nhập, giải thể. Có thể thấy rằng bản chất của quá trình này là giải thể cơ chế can thiệp hành chính của Nhà nước vào sản xuất nông nghiệp nói chung và vào hoạt động của từng DNNN nói riêng, xác định lại sự cần thiết và vị trí của từng DNNN, đồng thời chấm dứt các khoản tài trợ phi hiệu quả cho DN. 

       Quá trình chuyển hóa các DNNN trong nông, lâm nghiệp ở các nước XHCN cũ được diễn ra như sau:   

   a. Các nước cộng hòa thuộc Liên xô cũ và các nước Đông âu. 

     Trong những năm cải cách nông nghiệp hầu hết các nước đã thực hiện cải cách lại ruộng đất song song với tư nhân hoá các cơ sở sản xuất nông nghịêp. Người ta hy vọng bằng việc tái thiết lập các trang trại cá thể sẽ tạo ra một tầng lớp trung lưu độc lập ở nông thôn với ý thức tự lập về kinh tế, từ đó sẽ khắc phục được tình trạng khủng hoảng của sản xuất nông nghiệp. Về mặt môi trường, hy vọng sở hữu cá thể về đất nông nghiệp sẽ tạo ra ý thức trách nhiệm đối với đất đai và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác trong đất. 

   Theo hướng đó các nước đã thông qua những đạo luật cơ bản về tư nhân hoá đất do các nông trường quản lý và thiết lập các thể chế cần thiết để thực hiện cải cách đất nông nghiệp. ở các nước cộng hoà thuộc SNG  quyền thành lập các trang trại cá thể được luật hóa pháp luật và là bước đầu tiên của cải cách nông nghiệp. Các Uỷ ban cải cách ruộng đất được thành lập. Các nông trường quốc doanh và nông trang tập thể phải giao lại đất cho Uỷ ban này và họ tiến hành cấp đất cho nông dân, nếu là nông dân địa phương thì được cấp đất không phải trả tiền. Quá trình biến đất nông nghiệp của các nông trường quy mô lớn thành các thực thể sản xuất nhỏ hơn dựa trên sở hữu tư nhân ở mỗi nước đã diễn ra ở các mức độ khác nhau: 

ở Ba Lan, các nguyên tắc cơ bản về tổ chức và luật pháp của việc tư nhân hoá đất của các nông trường quốc doanh mãi đến năm 1992 mới được đưa ra. Từ đó, một cơ quan đặc biệt được bắt đầu hoạt động với nhiệm vụ đầu tiên là giải thể các nông trường này, xử lý các khoản nợ tồn đọng và xoá các khoản nợ không có khả năng trả và cuối cùng bán lại chúng cho những người đang canh tác nông nghiệp thuộc khu vực tư nhân. Tuy nhiên quá trình tư nhân hóa các nông trường quốc doanh đã vấp phải một số trở ngại như thiếu nguồn tài chính để xử lý các mối quan hệ tồn đọng trong nông trường qua một thời gian dài hoạt động kém hiệu quả, quyền sở hữu đất chưa được pháp luật khẳng định nên quá trình chuyển hóa đất của các nông trường sang trang trại tư nhân, trong đó có cả các thành viên đã và đang làm việc cho nông trường cho đến ngày nông trường ngừng hoạt động đang là vấn đề chưa được giải quyết. 

ở Tiệp Khắc cải cách ruộng đất bắt đầu năm 1990 và 1991, khi các luật cơ bản như luật hợp tác xã, luật đất đai và luật chuyển đổi DNNN. trong đó có DNNN trong nông, lâm nghiệp, quy định quyền sở hữu tư nhân về đất nông nghiệp và các hình thức liên kết sử dụng đất nông nghiệp được thông qua. Thực tế cải cách đất nông nghiệp ở Tiệp khắc đã diễn ra chủ yếu thông qua các hình thức thuê đất. Khi Tiệp khắc chia thành hai nước là Cộng Hoà Séc và Xlôvakia thì vấn đề tư nhân hoá các nông trường theo chế độ cấp hối phiếu đã được áp dụng phổ biến, mặc dù hối phiếu phải mua trước khi chúng có thể được dùng để mua các tài sản của nhà nước.

ở Rumani các nông trường quốc doanh và các hội liên kết nông trang được chuyển thành những hợp tác xã, nhưng đất vẫn do nhà nước kiểm soát. Tuy nhiên những năm gần đây Chính phủ Rumania đã có kế hoạch cho phép DN tư nhân và những người có vốn có thể thuê đất tại các HTX để tiến hành sản xuất có hiệu quả hơn và Nhà nước sẽ không phải trực tiếp quản lý các diện tích đất nông nghiệp nữa.

ở Nga và các nước SNG, các nông trường quốc doanh và nông trang tập thể theo luật quy định phải đăng ký lại và các nông trang viên phải được quyết định quyền sở hữu trong tương lai của những cơ sở sản xuất này. Các giải pháp lựa chọn ở những nước này là xé lẻ  thành những trang trại cá thể, sau đó biến chúng thành những công ty liên doanh buôn bán nông phẩm hoặc các hợp tác xã sản xuất. Bước thứ nhất từ năm 1992- 1995, khoảng 1/3 các nông trường quốc doanh và nông trang tập thể đã chọn giải pháp giữ nguyên như trước. Số 2/3 còn lại chọn giải pháp thay đổi cơ cấu quản lý và sở hữu,  đây là bước đầu đi đến tư nhân hoá sản xuất nông nghiệp. Bước thứ hai sẽ là bán dần những tài sản trong nông nghiệp của nhà nước cho nông dân và những nhà đầu tư thông qua biện pháp dùng hối phiếu cấp cho người  mua cổ phần của nông trường. Loại hối phiếu này được phát hành ở Nga, Ucrina. Bước thứ ba và cũng là bước cuối cùng dự định sẽ tiến tới một thị trường bán đấu giá đất nông nghiệp do nhà nước quản lý, trong đó có đất của các nông trường và đất nông nghiệp không do nông trường quản lý. Theo chính sách này người ta có thể mua, bán cổ phần trong các nông trường này một cách tự do bằng tiền mặt. Tuy nhiên ở Nga hiện nay vấn đề sở hữu tư nhân về đất canh tác vẫn còn là một vấn đề đang gây nhiều tranh cãi và là tác nhân dẫn đến chia rẽ chính trị.

ở hunggari, người ta cũng sử dụng hối phiếu phát cho những người được hưởng đền bù vì những tài sản họ bị mất dưới chế độ tập thể hoá cưỡng bức trước đây. Trong trường hợp này hối phiếu là một hình thức đền bù cho những người trước đây của chế độ trưng thu. 

       Thực tiễn xử lý đất nông nghiệp và tư liệu sản xuất của các DNNN trong nông, lâm nghiệp ở các nước nói trên đã gặp phải một số vấn đề. Một là, việc chia nhỏ hoặc bán đất nông nghiệp của DNNN có thể đưa đến việc giảm sút cả năng suất cây trồng và khả năng sinh lời của từng nông nghiệp, do đất đã bị sử dụng không theo một nguyên tắc thông nhất dưới sự quản lý của nhiều chủ thể với trình độ hiểu biét về nông nghiệp (nông sinh) rất khác nhau. Hai là, nông dân cá thể thường rất khó gia nhập thị trường để tiêu thụ (bán) nông sản của mình, do hiểu biết về thị trường rất hạn chế, khối lượng sản phẩm nhỏ, lẻ và chất lượng lại không đông đều. Khi cạnh tranh trên thị trường nông sản gia tăng thì người nông dân lại càng rơi vào thế bất lợi, do vậy mục tiêu nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp sau quá trình tư nhân hóa đã không đạt được theo ý muốn. Ba là, các quan hệ kinh tế giữa người lao động với người quản lý DN, giữa DN với Nhà nước đã không thể giải quyết một cách triệt để, thấu đáo trong qua trình tư nhân hóa DN, đã dẫn đến tình trạng kiện cáo, tranh chấp và bất đồng... đây là những lý do thực tế đã làm cản trở quá trình tư nhân hoá các DNNN trong nông, lâm nghiệp và làm cho người dân ở nông thôn vừa cảm thấy bị thiệt thòi, vừa cảm thấy không yên tâm về tương lai của họ

     Quá trình tư nhân hóa các DNNN trong nông, lâm nghiệp đã được diễn ra khi chưa có mặt bằng pháp lý rõ ràng và cụ thể để xử lý các vấn đề nảy sinh và tạo hành lang pháp lý cho các giải pháp cụ thể được triẻn khai, do vậy quá trình tư nhân hóa đã diễn ra không vững chắc. Cho đến nay, chưa có nước nào hoàn thành cải cách DNNN trong nông, lâm  nghiệp đạt được thành công như mong muốn. Hơn nữa phân chia lại đất và tổ chức lại các cơ sở sản xuất cho đến nay vẫn chưa tạo ra được sự mạnh dạn trong đầu tư vào sản xuất  của những tư nhân đã bỏ vốn nhận lại đất và tài sản của DN. Rất nhiều mâu thuẫn phát sinh do thiếu sự đồng thuận của những người dân nông thôn, của các cơ quan Chính quyền trong xử lý các DNNN trong nông nghiệp. Điều này đã và đang làm sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn và có thể tạo ra khủng hoảng mới đối với nông nghiệp ở một số nước Trung và Đông Âu hiện nay. ở các nước SNG quá trình tư nhân hoá đã được thực hiện chậm hơn để có thời gian cho ổn định kinh tế, tiền tệ và an ninh xã hội nên các mẫu thuấn có phần nào nhẹ hơn. Hiện nay họ đang cố gắng xây dựng những cơ cấu tổ chức sản xuất nông nghiệp hỗn hợp trong đó những nông trường lớn vẫn có vai trò quan trọng.

b Kinh nghiệm Trung quốc: 

     Trung Quốc trước khi thực hiện chính sách cải cách và mở cửa nền kinh tế thì trong nông nghiệp đã hình thành một hệ thống tổ chức sản xuất nông bao gồm: 2159 nông trường quốc doanh, 11181 xĩ nghiệp chế biến công nghiệp, 15.853 xĩ nghiệp thương nghiệp, xây dựng, vận chuyển (bao gồm cả các xĩ nghiệp do nông trường thành lập) gắn với sản xuất nông nghiệp. Hệ thống tổ chức sản xuất nông nghiệp mang tính Nhà nước hóa như vậy đã phát triển trở thành quần thể xĩ nghiệp công hữu xã hội chủ nghĩa, kinh doanh tổng hợp nông, công, thương. Các DNNN đã từng là một lực lượng quan trọng của nền kinh tế quốc dân. 

      Khi thực hiện chính sách cải cách, hệ thống tổ chức sản xuất nông nghiệp đã được chuyển đổi cơ chế quản lý trên nguyên tắc cơ bản là thực hiện khoán toàn bộ các hoạt động kinh doanh nông, công và thương mại. Từ khoán từng bước tiến tới thay đổi kết cấu tổ chức các đợn vị sản xuất nông nghiệp trước đây, tạo điều kiện thúc đẩy đa dạng hóa sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp. Đối với các nông trường quốc doanh Chính phủ Trung quốc đã xác định hướng cải cách là thực hiện thể chế kinh doanh hai tầng, nông trường lớn chùm lên nông trường nhỏ, trong nông trường thực hiện khoán kinh doanh, chế độ trách nhiệm của giám đốc nông trường, phát triển các hình thức liên kết kinh tế theo chiều ngang thành các tập đoàn nông trường, kiên quyết sửa chữa các khuyết điểm trước đây như quản lý quá sơ cứng, phân phối theo chủ nghĩa bình quân, thúc đẩy tinh thần tự lực của từng nông trường và động viên tính tích cực sản xuất của đông đảo công nhân nông trường. Nhà nước cắt giảm các trợ cấp và không can thiệp vào các quyết định sản xuất kinh doanh của Nông trường để nông trường quốc doanh thoát khỏi cảnh sống dựa vào trợ cấp tài chính của nhà nước. 

    Từ định hướng cơ bản trên đây các tỉnh ở Trung quốc đã tiến hành cải cách các nông trường quốc doanh. Sau đây xin giới thiệu kinh nghiệm của tỉnh Phúc Kiến với các nội dung cơ bản như sau:

      1. Đẩy nhanh điều chỉnh tỷ trọng kinh tế của khu vực kinh tế quốc doanh và cải cách các nông trường quốc doanh 

    Toàn tỉnh Phúc Kiến có khoảng 112 nông trường quốc doanh. Để thực hiện nội dung cải cách theo hưóng trên tỉnh Phúc kiến đã xác định kinh tế quốc doanh càn tập trung vào 3 mặt: Thứ nhất, phải gương mẫu trong việc thúc đẩy hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp; thứ hai, phải chủ động nâng cao tính tự chủ trong kinh doanh nông nghiệp (sản nghiệp hóa); thứ ba, các nông trường và các xí nghiệp nông nghiệp phải đóng vai trò ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên cơ sở có ưu thế về sản phẩm, kỹ thuật sản xuất và sức cạnh tranh trên thị trường. Thực hiện các nội dung này các nông trường quốc doanh ở Phúc kiến đã xây dựng được 14 “vườn nông nghiệp hiện đại” mang tính mẫu mực của canh tác nông nghiệp hàng hóa mới, tạo dựng được 25 xí nghiệp nông nghiệp đi đầu trong việc sản nghiệp hóa. Tại thành phố Phúc châu đã thành lập Tổng công ty nông trường để tập trung đầu tư phát triển sản xuất các sản phẩm chính như: thực phẩm, gia cầm, chè, chế biến sữa, bất động sản (tăng tích lũy tài sản) trên cơ sở phát huy vai trò các xí nghiệp nông nghiệp đầu đàn. Thực hiện kinh doanh không chỉ vốn Nhà nước mà bằng cả vốn của các khu vực phi quốc doanh, theo đó phải điều chỉnh kết cấu sở hữu bằng việc nông trường phải chủ động thúc đẩy phát triển nhanh kinh tế ngoài quốc doanh trong nông nghiệp, chú trọng sử dụng vốn của các nhà kinh doanh Hồng Kông, Ma cao, Đài Loan và các Nhà đầu tư nước ngoài khác. Phúc Kiến đặt ra mục tiêu đến cuối kế hoạch 5 năm lần thứ 10 kinh tế ngoài Quốc doanh phải chiếm trên 60% GDP của tỉnh, mục tiêu này đã thúc đẩy việc cải cách mạnh mẽ hơn các DNNN nói chung và DNNN trong nông nghiệp nói riêng. Để thúc đẩy nhanh quá trình này Chính quyền Phúc Kiến đã đưa ra định hướng cải cách các nông trường quốc doanh là: Nắm to, buông nhỏ, từng nông trường tự quyết định hình thức chuyển đổi sang chế độ công ty, chế độ hợp tác cổ phần, sát nhập, cho thuê kinh doanh, ban doanh nghiệp... để tiến hành cải cách. Thông qua cải cách nông trường thực hiện phân phối lại tài nguyên và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của nhà nước trong các nông trường. 

2. Thay đổi địa vị có lợi cho người lao động và thúc đẩy cải cách chế độ sử dụng lao động trong các nông trường.

 Trong quá trình cải cách các nông trường Chính quyền Phúc Kiến rất chú trọng sự tác động của cải cách đến địa vị của người lao động đang làm việc trong các nông trường, đối với mỗi hình thức cải cách nông trường Chính quyền đã đưa ra những định hướng cụ thể để nâng cao địa vị kinh tế của người lao động trong cải cách, qua đó để được hưởng lợi nhiều hơn. Chẳng hạn quy định như người lao động được hưởng chế độ thôi việc một lần để nhận 1 khoản tiền theo chế độ quy định của Luật lao động, sau đó người lao động có thể dùng số tiền đó để mua cổ phần do nông trường bán ra, hình thành mối quan hệ mới giữa người lao động với tài sản của nông trường, từ đó tạo ra sự gắn kết mới. Những hình thức khác được sử dụng để thay đổi địa vị của người lao động là phân phối đất và các tư liệu sản xuất khác cho người lao động, những người không có khả năng lao động nông nghiệp thì được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Trong vòng 3 năm 1998-2000 Chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã chi 17, 24 triệu nhân dân tệ cho công tác cải cách các nông trường quốc doanh trong tỉnh.

3. Nỗ lực thiết lập chế độ xí nghiệp hiện đại, đẩy nhanh cải tạo cơ chế công ích đối với các nông trường quốc doanh.

    Theo định hướng này Chính quyền áp dụng các chế độ khác nhau đối với nông trường như: Cho phép nông trường chuyển nhượng một phần quyền lợi về vốn (có quyền quyết định chuyển  nhượng một phần vốn khi cần thiết); quyết định thu hút thêm vốn của tư nhân ngoài nông trường và chính người lao động trong nông trường có nhu cầu đầu tư (tự huy động thêm vốn xã hội), khuyến khích đa dạng hóa sở hữu của nông trường để vừa thu hút vốn, công nghệ và hiện đại hóa nông trường.

4. Làm rõ và tách chức năng xã hội ra khỏi hoạt động của nông trường, giảm nhẹ các phi phí không hợp lý.

   Theo định hướng này Chính quyền tỉnh Phúc kiến đã cố gắng bóc tách chức năng làm xã hội mà nông trường đang thực hiện theo thói quen của cơ chế quản lý cũ. Nhưng để thực hiện việc giảm nhẹ các chi phí xã hội của nông trường Chính quyền tỉnh Phúc kiến đã quyết định thành lập các hội đồng quản lý hành chính địa phương (gọi là các xã khu), đối với một số nông trường có quy mô lớn có thể thành lập cấp hành chính thị trấn, các cơ quan hành chính này thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước như: quản lý tài chính địa phương; thu thế; quản lý các hoạt động công, thương; quản lý ruộng đất...việc hình thành cấp chính quyền cơ sở trong nông trường sẽ tạo điều kiện để thúc đẩy đô thị hóa và phát triển các hoạt động công nghiệp, thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội từ đó hấp dẫn hơn các Nhà đầu tư bỏ vốn vào nông trường. Các hoạt động của Nông trường sẽ tập trung vào sản xuất kinh doanh trên số diện tích đang quản lý.

5. Đẩy mạnh hoạt động bảo hiểm dưỡng lão, kiến lập và kiện toàn hệ thống bảo hiểm xã hội của nông trường.

  Tỉnh Phúc kiến định hướng cố gắng đồng bộ hóa các điều kiện để người lao động nông trường được hưởng các chế độ bảo hiểm về: thương tật; thất nghiệp; khám chữa bệnh ở cấp tỉnh để người lao động các nông trường cùng được hưởng lợi như nhau về chế độ bảo hiểm.

6. Kêu gọi đầu tư tư nhân vào các nông trường, thúc đẩy hợp tác khoa học nông nghiệp giữa nông trường với các tổ chức khác.

    Để thực hiện nội dung này Chính quyền Phúc Kiến đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư thông qua đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng của các nông trường, sử dụng nhiều hơn đầu tư nước ngoài qua phương pháp BOT. Thực hiện tốt hơn, rõ ràng hơn quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp, sử dụng vốn nước ngoài để cơ cấu lại các vùng sản xuất theo thị trường (cho phép cácnhà đầu tư nước ngoài được thay đổi hướng sản xuất nông nghiệp theo yêu cầu của họ, khi họ bỏ vốn đầu tư vào nông nghiệp). Đối với hợp tác phát phát triển khoa học kỹ thuật nông nghiệp tỉnh Phúc Kiến chú trọng quan hệ với Đài Loan, mở rộng thương mại nông nghiệp với Việt Nam, Cam pu chia và các nước Châu phi).

 Phần hai
Thực trạng hiệu quả hoạt động của các nông, 

lâm trường quốc doanh (NLTQD) ở Việt Nam

2.1. Đặc điểm hình thành và phát triển và tình hình cơ bản của các các nông, lâm trường quốc doanh trong thời kỳ đổi mới.

     2.1.1 Đặc điểm hình thành. 

     ở Việt Nam  các NLT QD có lịch sử hình thành và phát triển ngay từ khi đất nước được giải phóng khỏi chế độ thực dân Pháp (1954) ở các tỉnh phía Bắc và mở rộng vào các tỉnh phía Nam sau ngày miền Nam được giải phóng.  Sự hình thành các NLT QD được diễn ra trên 2 cơ sở: thứ nhất là Nhà nước thực hiện quốc hữu hoá các đồn điền của các chủ tư bản trong và ngoài nước trong chế độ cũ thành các cơ sở kinh tế nông, lâm nghiệp nhà nước; thứ hai là: Nhà nước chuyển các đơn vị quân đội sang làm kinh tế trên các vùng đất nông, lâm nghiêp  ở trung du, miền núi và vùng biên giới.

    Với đặc điểm hình thành như trên các NLT QD không thực sự là các tổ chức kinh doanh theo nghĩa DN, mà chỉ là các đơn vị kinh tế nông, lâm nghiệp, thực hiện các nhiệm vụ sản xuất theo chỉ đạo của Nhà nước.

    2.1.2. Khái quát quá trình phát triển.

    Trong quá trình phát triển của mình NLT QD chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi sự quản lý mang tính hành chính của Nhà nước, thông qua cơ chế Bộ chủ quản, đó là Bộ Nông trường, Tổng cục lâm nghiệp và nay là Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND một số tỉnh có nông, lâm trường.

   Trong gần nửa thế kỷ phát triển vừa qua các NLT QD đã trải qua 2 thời kỳ phát triển dài với 2 cơ chế hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau, đó là: cơ chế hành chính, kế hoạch hóa tập trung và và cơ chế thị trường.

   Trong cơ chế hành chính, kế hoạch hóa tập trung (kéo dài từ 1955 đến 1986) các NLT QD được Nhà nước giao nhiệm vụ: sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông, lâm nghiệp; Khai hoang mở rộng diện tích sản xuất tại các vùng đất mới còn là rừng núi hoang vu; Làm trung tâm để xây dựng các vùng kinh tế mới, kết hợp đảm bảo an ninh quốc phòng ở những vùng biên giới, vùng khó khăn.

    Từ năm 1955 đến năm 1975. 

    Toàn miền Bắc Việt Nam hình thành 200 lâm trường và 115 nông trường. Tổng vốn đầu tư của Nhà nước tính bình quân hàng năm cho các NLT QD ở giai đoạn này là 48 triệu đồng, bằng 18 % vốn đầu tư trong nông nghiệp. Với số tiền này các NLT đã đưa vào sử dụng hơn 45.000ha dất nông nghiệp, chủ yếu trồng cây công nghiệp dài ngày như chè, cao su, cà phê, cây ăn quả, đồng cỏ
  

    Từ năm 1976 đến nay. 

    Các NLT QD đã được phát triển vào các tỉnh phía Nam sau khi đất nước thống nhất. Đến năm  1986 cả nước đã hình thành được tổng số 870 NLT QD. Số nông trường là 457 đơn vị, quản lý 1,2 triệu ha đất tự nhiên (trong đó có khoảng hơn 900000 ha đất nông nghiệp). Số lâm trường là 413 đơn vị, quản lý hơn 6,3 triệu ha diện tích tự nhiên (trong đó khoảng 3,6 ha đât có rừng, 2,3 triệu ha đất trống ). Số lượng cán bộ và lao động do Nhà nước tuyển dụng vào các NLT là 370.000 người.    Do quá trình hoạt động không hiệu quả nên Nhà nước đã có nhiều chính sách đổi mới về tổ chức và quản lý NLT QD, được thể hiện tai các văn bản như: Nghị quyết Hội nghị BCH TƯ Đảng lần thứ V (khóa VII); Nghị quyết số 217 /HĐBT ngày 14/11/1987 của HĐBT (nay là CP) về đổi mới cơ chế quản lý xí nghiệp quôc doanh; Nghị định số 169 HĐBT ngày 14/11/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về cơ chế quản lý kinh tế các cơ sở quốc doanh sản xuất nông nghiệp; Nghị định 388/ HĐBT ngày 20/11/1991 về đăng ký và sắp xếp lại các DNNN; Nghị định số 12 CP ngày 2/3/1993 về sắp xếp lại tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý các DNnông nghiệp Nhà nước; Nghị định số 01/CP ngày 4/1/1995 về giao khoán sử dụng đất vào mục đich sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các DNNN.  Tính thần đổi mới của các văn bản trên đây là Nhà nước từng bước giao quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh cho các NLT (trực tiếp là giám đốc NLT)

   Đến năm 2000, sau một thời gian đổi mới  và sắp xếp số NLT giảm xuống còn 682 đơn vị, gồm 314 nông trường và 368 lâm trường, so với năm 1991 giảm 21,5%.  Trong số 314 nông trường các TCT  quản lý 134 (chiếm 42,7%), các địa phương quản lý 180 nông trường (57,3). Trong số 368 lâm trường các TCT quản lý 40 (chiếm 10,0%), các địa phương quản lý 328 lâm trường (89,1%).

    2.1.3.Bức tranh tổng quát về tình hình cơ bản của nông, lâm trường trong thời kỳ đổi mới (vào năm 2000) qua số liệu do Bộ NN và PTNT tổng hợp từ 267 nông trường và 368 lâm trường.

    a. Về nông trường. 
       Số liệu tổng hợp của Bộ NN và PTNT từ báo cáo của 267 nông trường vào năm 2000 cho kết quả như sau: 

      * Về quản lý đất đai. Các nông trường còn trực tiếp quản lý tổng diện tích đất tự nhiên là 636.369ha, BQ một nông trường là 2383,4 ha. Trong đó:

    - Đất nông nghiệp: 426.685ha(chiếm 66,1%.%), BQ 1 nông trường là 1598,1 ha; 

    - Đất lâm nghiệp: 72.654ha (chiếm 11,3%), BQ 1 nông trường là 272 ha;

    - Đất chuyên dùng: 43.906ha (chiếm 6,8%), BQ 1 nông trường là 164,4ha; 

    - Đất dân cư :  12.572ha (chiếm 1,9%), BQ 1 nông trường là 47,1 ha;

    - Đất chưa sử dụng: 89.552ha ( chiếm 13,9%), BQ 1 nông trường là 335,4 ha.

       Trong những diện tích đất trên đây thì diện tích đất nông nghiệp là lớn nhất (66% %), tiếp đó là đất chưa sử dụng 13%, đất lâm nghiệp 11%; đất chuyên dùng 6,8%; đất dân cư 1,9%. Số diện tích đất chưa sử dụng chủ yếu là đất đồi núi, đất bạc màu, phân bố ở các địa hình khó khăn cho việc canh tác, muốn sử dụng phải có đầu tư lớn để cải tạo, vì vậy nông trường thường bỏ hoang, không quản lý những diện tích này, phần nào gây ra sự lãng phí trong toàn bộ việc quản lý và sử dụng đất trong các nông trường.  Chính vì vậy, từ tổng kết tình hình sử dụng đất của các nông trường Chính phủ đã phải yêu cầu các nông trường rà soát và trả lại cho chính quyền địa phương những diện tích không sử dụng, hoặc sử dụng không hiệu quả để chính quyền giao cho hộ nông dân trên địa bàn sử dụng.

      Sau một số năm rà soát lại quy hoạch đất đai của mình thì có 187 nông trường đã trao trả cho địa phương số diện tích là 148.292 ha, trong đó như sau:

    Biểu số 1. Tình hình giao lại đất cho địa phươngcủa 187 nông trường trong cả nước 

                                                                                                      Đơn vị: ha
	Chỉ tiêu
	Tổng DT đã giao  (ha)
	 Trongđó đất

nông nghiệp (ha)
	Đất lâm nghiệp (ha)
	 Đất chuyên

  Dùng (ha)
	Đất chưa sử dụng (ha)

	1.số nông trường nghiên cứu: 187
	   148.292
	    60.680
	   26.075
	    9183
	    45.404

	2. Tỷ lệ từng loại đất đã giao  %
	      100
	     40,9
	     17, 6
	     6,19
	      30, 6

	3.Bình quân một nông rường đã giao (ha)
	     793  
	     324
	     139
	    49
	      242


     Nguồn: Báo cáo đổi mới nông, lâm trường quốc doanh, Bộ NN và PTNT,

      tháng 2 / 2003.

    * Về quản lý vốn. Tổng vốn sản xuất của 267 nông trường vào năm 2000 là: 6087,4 tỷ VNĐ, bình quân 1 nông trường quản lý 22,8tỷđ. Tổng vốn cố định là 4642,6 tỷ VNĐ, bình quân 1 nông trường quản lý 17,4 tỷđ; tổng vốn lưu động là 1437,3 tỷ VNĐ, bình quân 1 nông trường quản lý 5,4 tỷđ

    * Về quản lý lao động. Tổng lao động của 267 nông trường là: 173.932 người, bình quân 1 nông trường quản lý 651 người lao động

     * Về kết quả sản xuất kinh doanh. Trong số 267 nông trường thì 124 đơn vị kinh doanh có lãi, chiếm 46 %; tổng lãi là 244,9 tỷ VNĐ, bình quân 1 nông trường lãi gần 2 tỷ VNĐ. Số nông trường thua lỗ là143 đơn vị, chiếm tỷ lệ 54% với tổng số thua lỗ là 272,1tỷ VNĐ, bình quân 1 nông trường lỗ là 1,9 tỷ ®

    Các số liệu trên cho thấy vào năm  2000 các nông trường còn quản lý quỹ đất nông nghiệp khá lớn, bình quân gần 1600 ha, tính bình quân mỗi lao động của nông trường có 2,5 ha đất nông nghiệp, so với mức bình quân trong cả nước thì quy mô này cao gấp gần 10 lần, vì bình quân mỗi lao động nông nghiệp chỉ có khoảng 0,25 ha (8,9 triệu ha/35 triệu lao động nông nghiệp). với số diện tích lớn như vậy nhưng kết quả kinh doanh không cao. Bình quân 1 nông trường có doanh thu khoảng  14,9 tỷ VNĐ, như vậy 1 ha chỉ làm ra doanh thu khoảng 9,3 triệu VNĐ, thấp xa so với doanh thu từ 1 ha đất nông nghiệp do các hộ nông dân làm ra (khoảng 17-20 triệu VND/ha). Số nông trường hoạt động có lãi chỉ chiếm  46 %, là tỷ lệ nhỏ so với tổng số nông trường.

   b. Về lâm trường. 
     * Quản lý đất đai.  Vào năm 2000 thì 368 lâm trường quốc doanh quản lý trên 5 triệu ha đất tự nhiên, trong đó bao gồm: đất lâm nghiệp 4,5 triệu ha (chiếm tỷ lệ 90% %), trong đó đất có rừng là 3.523.520 ha(chiếm tỷ lệ 79,2%), đất trống là 926.407 ha (chiếm tỷ lệ 20,8%)

       Như vậy bình quân 1 lâm trường về đất tự nhiên là 13.589ha, trong đó đất lâm nghiệp là 12.092 ngàn ha. Trong diện tích đất lâm nghiệp, đất có rừng là  9.574 ha và đất trống là 2.514 ha.

     * Về quản lý vốn. Tổng vốn hoạt động của các lâm trường là 671,9 tỷ, bình quân một lâm trường có 1,9 tỷđ. Tổng vốn cố định là 429 tỷ ®, bình quân 1 lâm trường là 1,2tỷ ®; tổng vốn lưu động là 222,4tỷ ®, bình quân 1 lâm trường có khoảng 603,2 triệu ®

     * Về quản lý lao động. Tổng lao động do 368 lâm trường quản lý là 26.834 người, bình quân 1 lâm trường quản lý 73 người.

      * Kết quả sản xuất kinh doanh. Trong số 368 lâm trường vào năm  2000 thì có 226 lâm trường có lãi (chiếm 61%) với tổng mức lãi là 48,9 tỷ, bình quân 1 lâm trường lãi 22 triệu ®. Số lâm trường hòa vốn và thua lỗ là 142 đơn vị, bình quân một lâm trường lỗ 5 triệu ®.

       Tổng doanh thu của 368 lâm trường vào năm  2000 là 695 tỷ VNĐ, bình quân 1 lâm trường đạt 2,16 tỷ. Nếu tính bình quân cho 1 đất lâm nghiệp thì kết quả là 485.000 VNĐ/ha, nếu tính cho 1ha rừng và đất rừng sản xuất thì kết quả thu được là 1.027.051 VNĐ/ha. Như vậy là quá thấp so với 1 ha đất nông nghiệp do các nông trường làm ra.

       Với những kết quả đã đạt được chưa theo mong muốn của Nhà nước nên từ năm 2000 đến nay các nông, lâm trường vẫn phải tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, sắp xếp lại. Các nông trường phải triển khai mạnh cơ chế khoán theo Nghị định số 01/CP/1995 và nay đang được sắp xếp lại theo quy định tại Nghị định số 170/ NĐ-CP ngày 22/9/2004. Các lâm trường tiếp tục đổi mới và sắp xếp lại theo Quyết định 187/1999/QĐ-TTg, và nay là Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ nhằm  nâng cao hiệu quả hoạt động trên cơ sở rà soát lại các nguồn lực hiện có và tổ chức lại các hoạt động sản xuất kinh doanh theo các hình thức khoán sản phẩm tới người lao dộng và hướng mạnh ra thị trường trong và ngoài nước.

    Kết quả đổi mới tổ chức sản xuất và hiệu quả hoạt động của nông, lâm trường trong những năm  2001-2005 được trình bày ở mục 2.2 sau

2.2. Thực trạng hiệu quả hoạt động của NLT trong giai đoạn 2001-2005. 

     Để làm rõ bức tranh về hiệu quả hoạt động của nông trường trong những năm 2001-2005 vừa qua trong điều kiện không đầy đủ về số liệu về tất cả các nông, lâm trường hiện nay, Chuyên đề đã cố gắng khảo cứu 35 nông trường và 70 lâm trường có được số liệu cơ bản về tình hình sử dụng các nguồn lực và kết quả sản xuất kinh doanh vào năm 2000 và cuối năm 2004
 (Tuy nhiên, đối với từng chỉ tiêu đánh giá, sẽ tính tổng số và bình quân một đơn vị nông, lâm trường dựa theo số đơn vị có báo cáo). Trên cơ sở đó phân tích, so sánh với tình hình của các nông, lâm trường này tại 2 thời điểm, từ đó rút ra nhận định về kết quả đổi mới và hiệu quả hoạt động của các nông, lâm này trong 5 năm vừa qua, sẽ thấy được thực trạng (cả về mặt được và chưa được) về hiệu quả hoạt động của NLT.

 2.2.1. Khảo cứu  hiệu quả hoạt động của 35 nông trường thuộc 9 tỉnh

     Đánh giá về hiệu quả hoạt động của nông trường được thực hiện theo hướng xem xét trên các mặt: kết quả quản lý, sử dụng đất đai mà Nhà nước giao cho nông trường; kết quả sử dụng vốn và kết quả kinh doanh.

      a. Về tình hình quản lý và sử dụng đất. 

         Đất đai là tài sản lớn nhất mà Nhà nước giao cho các nông trường quản lý, sử dụng nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn nhất cho xã hội và đem về nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước. Chính vì vậy việc sử dụng hiệu quả quỹ đất mà nhà nước giao cho nông trường quản lý sẽ là yếu tố cơ bản tạo ra hiệu quả kinh tế cao trong hoạt động của các nông trường. Ngoài ra nếu việc sử dụng đất đai là có hiệu quả ở các nông trường thì sẽ thể hiện được tính ưu việt của sở hữu Nhà nước đối với đất sản xuất nông nghiệp ở những vùng sản xuất có tính tập trung, chuyên môn hóa nông nghiệp cao, đó là các vùng cây công nghiệp dài ngày như chè, cà phê, cao su, cây ăn quả...

      * Tình hình biến động các loại đất trong các nông trường này như sau

        Vào năm  2000 tình hình sử dụng các loại đất của 35 nông trường được phản ánh qua biểu số liệu sau:

             Biểu số 2:  Tỷ lệ và bình quân từng loại đất trên một nông trường khảo cứu

	Chỉ tiêu
	Tổng diện tích (ha)
	 Trong đó đất nông nghiệp (ha)
	 Đất lâm nghiệp (ha)
	Đất chuyên dùng (ha)
	Đất chưa sử dụng (ha)

	1 Số nông trường nghiên cứu: 35
	45.453
	24.224
	8.808
	2.861
	9..561

	2. Tỷ lệ từng loại đất ( %)
	100 %
	53, 3 %
	19,4 %
	6,3 %
	21,1 %

	3. Bình quân từng loại đất/ 1nông trường (ha)
	1.623, 3

( 28 nông trường)
	865, 2

( 28 nông trường)
	338, 8

( 26 nông trường)
	110, 1

( 26 nông trường)
	478, 1

(20 nông trường)


         Nguồn số liệu tính toán: Bộ NN và PTNT; Biểu sắp xếp các nông trường năm 2000

      Đến năm  2004 tình hình sử dụng các loại đất  của các nông trường này qua khảo cứu số liệu tại các tờ trình sắp xếp lại nông trường như sau: 

        Biểu số 3: Tình hình sử dụng đất ở 35 nông trưòng thuộc 9 tỉnh vào cuối năm 2004 như sau

	Chỉ tiêu
	Tổng diện tích  4 loại đất chính (ha)
	Trong đó đất nông nghiệp (ha)
	Đất lâm nghiệp (ha)
	Đất chuyên dùng (ha)
	Đất chưa sử dụng (ha)

	1. Số nông trường nghiên cứu: 35
	     59.418
	    28.241
	   12.739
	   11. .501
	   6. 937

	2. Tỷ lệ từng loại đất ( %)
	      100
	      47,5
	      21,4
	     19,4
	     11.7

	3. Bình quân từng loại đất/ 1nông trường (ha)
	     1697,6


	    806,9
	    363,9
	    328,8
	   198,2


                Nguồn; Bộ NN và PTNT, Tờ trình Chính phủ về sắp xếp nông lâm trường quốc doanh tháng 10/2005tại 9 tỉnh khảo cứu 

    Số liệu từ hai biểu trên cho thấy tình hình là, sau một thời gian đổi mới quy mô BQ về diện tích 4 loại đất chính của nông trường đã tăng từ 1.623, 3 ha lên 1697,6 ha ( bằng 104% so với năm 2000). Trong đó đất nông nghiệp giảm từ 865,2 ha xuống 806,9 ha bằng 93%); đất lâm nghiệp tăng từ 338,8 ha lên 363,8 ha (bằng 107%); đất chuyên dùng tăng từ 110,1 ha lên 328,8 ha (bằng 298,6%) và đất chưa sử dụng giảm từ 478, 1 ha xuống 198,2 ha (bằng 41,5% %) so với năm  2000. 

   Số liệu so sánh trên đây có thể chưa chính xác, song đã cho thấy thực tế sử dụng đất của các nông trường là: số liệu về 4 loại đất chính đã không được theo dõi chặt chẽ qua các năm.  Trong đó quy mô đất sản xuất nông giảm 1 chút, trong khi đất lâm nghiệp và đất chuyên dùng tăng mạnh vào nhiều mục đích khác nhau (kể cả làm nhà ở, các công trình xây dựng khác), điều này lý giải vì nông trường bàn giao rất ít đất  lâm nghiệp về cho địa phương. Điều đáng lưu ý là trong các nông trường hiện vẫn đang còn một bộ phận đất chưa sử dụng, cần phải xem xét dây là những diện tích gì, như thế nào?

       Điểm nổi cộm nhất trong sử dụng đất của nông trường hiện nay là số điện tích đang nẳm trong tình trạng tranh chấp với các hộ dân địa phương, theo số liệu của Bộ NN và PTNT thì tổng số diện tích đang tranh chấp gay gắt giữa nông trường với các hộ dân ngoài nông trường vào là khoảng 2238 ha, chiếm khoảng 0,35% tổng diện tích của các nông trường và số diện tích đã bị lấn chiếm so với diện tích theo quy hoạch là 33.678 ha, chiếm khoảng 5,15% tổng diện tích
. Do việc tranh chấp và lấn chiếm đã diễn ra từ lâu những không được xử lý kịp thời nên đến nay hầu hết các nông trường không còn khả năng lấy lại, phần lớn những diện tích này là đất trống, đồi núi trọc và đất chưa sử dụng. 

      Nguyên nhân cơ bản dẫn đến lấn chiếm và tranh chấp đất của nông trường là: Thứ nhất: Quy hoạch đất cho nông trường không rõ ràng, không cụ thể trên thực địa, mà chỉ giao trên giấy, khi đó một số diện tích dã có dân sinh sống và sản xuất, đay là thiếu sót của công tác quy hoạch đất cho nông trường; Thứ hai: Nông trường không sử dụng, bỏ hoang, người dân sống xung quanh đã tự phát làm nhà tạm để ở và phát triển sản xuất nông nghiệp hoặc kinh doanh các hoạt động khác, lâu ngày họ đã bỏ tiền và công sức đầu tư xây dựng nhà kiên cố và các công trình phụ liên quan, đã ổn định đời sống, nông trường không có cách gì lấy lại được.

      * Về phương thức sử dụng đất nông nghiệp.  

           Đất nông nghiệp là nguồn tài sản chính tạo ra sản phẩm và thu nhập của nông trường. Trong những năm trước đổi mới diện tích này được sử dụng tập trung, nông trường trực tiếp quản lý và điều hành các quá trình sản xuất, người lao động thuần tuý thực hiện các hoạt động canh tác theo chỉ đạo của Ban giám đốc nông trường. Theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý các nông trường đã tiến hành giao số diện tích này cho người lao động trong và ngoài biên chế của nông trường trực tiếp quản lý, sử dụng theo chỉ dẫn của Ban giám đốc nông trường dưới các hình thức khoán, cho thuê khác nhau. Tình hình cụ thể về sử dụng đất theo các hình thức khoán mà các nông trường áp dụng như sau: 

Biểu số 4. Tình hình sử dụng đất nông, lâm nghiệp theo các hình thức khoán của các nông trường  

	
	  Hình thức sử dụng đất
	Năm  2000
	Năm    2003

	1
	Tổng diện tích (ha)
	645.902
	636.780

	2
	DT nông, lâm nghiệp
	499. 339
	100%
	545. 995
	100%

	3
	DT đang quản lý tập trung (chưa khoán)
	231.720
	46,41%
	38..376
	7, 03%

	4
	DT đã khoán, cho thuê và liên doanh
	267. 619
	53,59 %
	507..619
	92,97%


                                                     Số liệu điều tra của Cục HTX, Bộ NN và PTNT năm 2004

          Số liệu ở biểu trên cho thấy trong vòng 3 năm qua các nông trường đã tiến hành giao nhanh điện tích đất đang quản lý tập trung cho người lao động trực tiếp quản lý và sử dụng, tỷ lệ điện tích đã đưa vào khoán đã tăng từ 49% lên 92%. Thông qua giao khoán sử dụng nhằm  tạo động lực mới cho người lao động đầu tư thêm sức và vốn để sản xuất hiệu quả hơn.

     Những nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng, nhờ việc giao khoán sử dụng đất tới người lao động mà các nông trường đã đạt được một số kết quả tích cực như sau:

       -Huy động thêm được nguồn lực tại chỗ của người lao động ở cả trong và ngoài nông trường cùng đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo định hướng của nông trường. Trong ngành cà phê người lao động đã đầu tư thêm từ 10% đến 30% chi phí vật chất vào cây cà phê để nâng cao năng suất, sản lượng thu hoạch, thu hút thêm khoảng 23% lao động bên ngoài cùng tham gia trồng cà phê trên đất của nông trường, ngành chè nhờ giao đất và vườn chè đến người lao động  đã đã thu hút thêm   28% lao động từ bên ngoài vào trồng chè.

     -  Kết quả sử dụng đất đã tăng lên so với trước khi giao đất và thực hiện khoán đến người lao động. Nếu vào năm  2000 bình quân 1 ha đất nông nghiệp của các nông trường chỉ thu được bình quân 9,3 triệu VNĐ doanh thu và 2,5 triệu VNĐ giá trị gia tăng(như tính toán ở trên), thì năm 2004 doanh thu đã tăng lên 32,5 triệu VNĐ đối với cà phê; 20,1 triệu đối với cao su và 18,5 triệu đối với chè. Giá trị gia tăng đã tăng lên 6,97 triệu đối với cao su và 9,7 triệu/ha đối với chè.

     - Giá trị đất của nông trường đã tăng lên cung với giá trị vườn cây, nhất là những diện tích đất nằm ở vị trí  gần đường giao thông, gần thị trường tiêu thụ, đất có khả năng sản xuất các loại cây có giá cao. Nếu như trước kia việc sử dụng đất lãng phí thì nay từng diện tích đất đã được sử dụng, khai thức triệt để hơn, không chỉ canh tác những sản phẩm chính theo nhiệm vụ Nhà nước giao mà người lao động còn tận dụng những diện tích đất trống, đất ven các bờ lô để trồng thêm các loại cây ngắn ngày, thu thêm sản phẩm phụ để có thêm thu nhập. Có thể coi đây là kết quả rất to lớn của đổi mới cơ chế quản lý các nông trường trong những gần đây.

    Cùng với sử dụng các hình thức  khoán sử dụng đất một số nông trường đã bán vườn cây cùng với giao đất cho người mua vườn cây. Tổng diện tích đã bán ở 78 nông trường là 5181 ha, trong đó đất nông nghiệp là 3322 ha và đất chưa sử dụng là 1857 ha, đất chuyên dùng là 1 ha. Cho đến nay chưa có số liệu đánh giá về diện tích vườn cây đã bán.

     Diện tích đất sản xuất nông nghiệp đưa vào góp vốn liên doanh chiếm khoảng 3 %; đất cho mượn khoảng 1,6% và cho thuê khoảng 0,2%. Nhìn chung các hình thức này chiếm tỷ lệ không đáng kể trong các nông trường

    * Về sử dụng đất lâm nghiệp trong các nông trường.

         Đất lâm nghiệp, tuy không phải là diện tích sản xuất chính của các nông trường nhưng cũng chiếm tỷ trọng tới 11%, những diện tích này thường phân bố xen kẽ với đất nông nghiệp, không tạo vùng tập trung, do vậy các nông trường thường bỏ qua, không chú ý khai thác các diện tích này bằng các phương án thích hợp như trồng cây rừng đa tác dụng, cây ăn quả hoặc chăn nuôi. Có thể xem đây là một khiếm khuyết của các nông trường  hiện nay.

    * Về sử dụng đất chuyên dùng.

         ở các nông trường đất chuyên dùng được sử dụng vào các mục tiêu như xây dựng cơ sở sản xuất chế biến, trụ sở văn phòng, kho tàng và đường xá giao thông, các công trình thủy lợi... nói chung là nông trường cần phải giành một số diện tích sử dụng vào các mục tiêu này, tuy nhiên việc sử dụng cụ thể vào từng hạng mục công trình hiện nay rất khác nhau. có một số nông trường sử dụng tới trên 10% diện tích đất vào mục đích này như:nông trường Sông Hậu (Cần Thơ) sử dụng tới 659ha, nông trường Phạm Văn Cội (TP  HCM) sử dụng trên 200ha, nông trường cà phê 52 (thuộc TCT cà phê VN) sử dụng 198ha, nghĩa là cao gấp 2 lần so với trung bình của tất cả các nông trường. Trong khi đó có nhiều nông trường không sử dụng đất vào mục tiêu này như nông trường chè Hùng An( Hà Giang), nông trường rau quả Sa Pa(Lào Cai), nông trường chè Liên Sơn (TCT chè VN). Cho đến nay không có tiêu chuẩn cụ thể nào để đánh giá một nông trường cần bao nhiêu phần trăm diện tích đất vào mục đích chuyên dùng thì vừa. Tuy nhiên thực tế cho thấy những nông trường dùng nhiều đất vào mục tiêu này là những nông trường đã tiến hành nhiều hoạt động sản xuất khác nhau, trong đó đã thực hiện các qua trình CNH sản xuất nông nghiệp, thu được nhiều thành công và có tiềm lực kinh tế, cơ sở hạ tầng phát triển.

     * Diện tích đất khu dân cư. Đã tăng nhanh trong những năm vừa qua do dân số tăng lên, cần có đất để xây nhà ở vì vậy các nông trường đã cắt giảm một phần diện tích sản xuất để đưa vào xây nhà cho người lao động trong nông trường. Tính bình quân các nông trường thì tỷ trọng so với tổng diện tích thì đất dân cư chỉ chiếm  gần 2%. Tuy nhiên có những nông trường sử dụng tới trên 10 % diện tích vào mục đích xây dựng nhà ở, thành khu dân cư quá lớn và lạm vào đất sản xuất qua nhiều, chẳng hạn như các nông trường chè Sông Lô, Tân Trào, Mỹ Lâm (Tuyên Quang) đều chiếm trên 10%, nông trường chè Hùng An (Hà Giang) chiếm 43% tổng diện tích nông trưòng. Những nông trường này đã sử dụng đất dân cư vượt quá quy định, trong khi sử dụng đất sản xuất lại không hiệu quả. 

      Nhìn tổng quát việc quản lý, sử dụng đất các loạỉ trong nông trường đến nay vãn đang còn nhiều vấn đề cộm, chưa hiệu quả, vì vậy vẫn đang là mối quan tâm của Đảng và Chính phủ, đòi hỏi phải được xử lý toàn diện và triệt để hơn.

       Theo Luật đất đai thì các nông trường được quyền nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên số diện tích Nhà nước giao, tuy nhiên đến nay đây vẫn đang là vấn đề chưa được giải quyết đầy đủ, mới chỉ có khoảng gần 50% diện tích đất các loại của nông trường được cấp giấy, một nửa còn lại vẫn chưa được cấp vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, đây là một cản trở đối với nông trường để nâng cao quyền và trách nhiệm của cả Ban giám đốc, đội ngũ công nhân viên của nông trường đối với  số diện tích đã giao.

     b. Về tình hình vốn trong các nông trường.

     Cũng như các loại hình DN khác vốn của nông trường bao gồm 2 loại chính  đó là vốn cố định và vốn lưu động. Tổng vốn hoạt động của nông trường chưa tính giá trị đất các loại mà nông trường đang được Nhà nước giao quản lý.

     Xét về nguồn gốc hình thành vốn của nông trường thì nông trường có vốn ngân sách cấp, vốn tự có  và vốn đi vay (thường vay ngân hàng nông nghiệp VN và Kho bạc Nhà nước)

     Theo số liệu của 27/35 nông trường tại 9 tỉnh khảo cứu thì vào năm 2000 các nông trường có tổng số vốn là 129.312 triệu VNĐ. Tính BQ một nông trường có tổng vốn là: 4.789,3 triệu VNĐ, trong đó vốn cố định là 3.181,1 triệu VNĐ (phần lớn là giá trị vườn cây, đàn gia súc), vốn lưu động là 1.608,2 triệu VNĐ. 

     Vào cuối năm 2004 theo số liệu có được từ các nông trường này, thì tổng nguồn vốn là 391.835 triệuVNĐ, BQ 1 nông trường có 14.512 triệu VNĐ. Trong đó tổng vốn cố định là 214.899 triệu VNĐ, BQ 1 nông trường có 7.959  triệu VNĐ; tổng vốn lưu động là 176.936 triệu, BQ 1 nông trường có 6.553 triệu.

      Như vậy có thể thấy là sau 5 năm  đổi mới tình hình vốn của các nông trường đã có sự thay đổi theo hướng: Tổng vốn BQ một nông trường tăng từ 4.789,3 triệu  VNĐ lên còn 14.512 triệu VNĐ (bằng 3,03 lần). Trong đó vốn cố định tăng từ 3.181,1 triệu VNĐ lên 7.959 triệu VNĐ (bằng 2,5 lần), vốn lưu động tăng từ 1.608,2 triệu VNĐ lên 6.553 triệu VNĐ (bằng 4,1 lần). Thực tế này nói lên rằng các nông trường khảo cứu đã có sự tăng trưởng đáng kể về các loại vốn, tuy vậy quy mô vốn các loại còn rất nhỏ.

         c. Kết quả sản xuất kinh doanh.

      + Số liệu về kết quả sản xuất kinh doanh của 35 nông trường khảo cứu vào năm  2000 cho biết số nông trường có lãi là  18 đơn vị (chiếm tỷ lệ 51%), với tổng lãi là 

5.543,3 triệu VNĐ, tính bình quân một nông trường lãi 308 triệu VNĐ. Nông trường lãi cao nhất là nông trường Công ty cao su Việt Trung, với mức lãi là 2555,7 triệu VNĐ.

       Số nông trường thua lỗ là 8 đơn vị (chiếm tỷ lệ 23 %) với tổng số lỗ là 2.016 triệu ®, tính bình quân một nông trường lỗ 252triệu VNĐ, nông trường lỗ cao nhất là nông trường 30/4 tỉnh Sóc Trăng, với mức lỗ 888 triệu VNĐ.

       Số hoạt động kinh doanh hoà vốn là 9 đơn vị, chiếm 26%tổng số nông trường khảo cứu.

     +Vào năm 2004 kết quả như sau: có 22 nông trưòng lãi (chiếm tỷ lệ 62,8%), với tổng mức lãi là 16.600 triệu VNĐ, tính BQ một nông trường lãi 755 triệu; 

       Số nông trường thua lỗ là 4 đơn vị (11,2%), tổng mức lỗ là 5513,3 tỷ VNĐ, tính BQ một nông trường lỗ gần 1.378 triệu VNĐ;

       Số hoà vốn là 9 chiếm tỷ lệ 26% tổng số.

       Như vậy có thể thấy là tỷ lệ nông trường có lãi đã tăng lên từ 51% lên 62%, mức lãi bình quân tăng từ 308 triệu lên 755 triệu. Bằng 2,5 lần só với mức lãi bình quân vào năm 2000, đây là thành công đáng khích lệ ở các nông trường này. Về các nông trường thua lỗ thì tỷ lệ giảm  đúng một nửa, từ 8 xuống 4 nông trường, song mức lỗ bình quân rất cao, gần 1, 38 tỷ VNĐ. Đây là tín hiệu rất xấu từ các nông trường này, rất khó có khả năng lấy lại cân bằng.

        Tổng doanh thu của 25 nông trường vào năm 2004 là 256,2 tỷ ®, bình quân 1 nông trường đạt khoảng 10,2 tỷ ®. Nếu tính doanh thu trên tổng diện tích đất của các nông trường đang quản lý thì kết quả là 6,03 triệu ®/ ha (10,2 tỷ/ 1697), nếu chỉ tính riêng dất sản xuất nông lâm nghiệp thì kết quả là 8,7 triệu ®/ ha (10,2 tỷ/ 1169 ha). So với mức Nhà nước đã đưa ra khẩu hiệu phấn đấu đạt 50 triệu/ ha thì mức đã đạt được của nông trường là quá thấp. Kết quả này cho thấy tính hiệu quả trong hoạt động kinh doanh nông nghiệp của các nông trường tính theo diện tích sử dụng còn rất thấp, do đó nông trường chưa thể khẳng định vai trò tiên phong của mình trong mục tiêu kinh doanh nông nghiệp

   Với kết quả sản xuất kinh doanh còn thấp như vậy nên tiền lương của người lao động nhận từ nông trương trong suốt những năm vừa qua vẫn dừng lại ở mức rất thấp, mức tối thiểu khoảng 300 ngàn VNĐ/ tháng/ người, mức tối đa 1,2 triệu/ người /tháng, kể cả những nông trường có mức lãi cao như  Công ty Cao su Việt Trung (4,7 tỷ) , Công ty Lệ Ninh (1,2 tỷ) thì tiền lương của người lao động cũng vẫn chỉ dừng ở mức 630 ngàn ® đến 910 ngàn ®/ người/ tháng.

   Những vấn đề trên đây đang đặt ra yêu cầu phải tiếp tục xem xét kỹ hơn về phân phối và những lý do dẫn đến tình trạng này trong từng nông trường. Rõ ràng là phải tăng lương và thu nhập cho người lao động thì mới tạo ra được động lực phát triển nông trường trong những năm tới.

  2.2.2. Khảo cứu hiệu hoạt động của 70 lâm trường thuộc13 tỉnh

    a. Về tình quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp, các loại rừng và đất khác.

     * Tình hình quản lý đất của các lâm trường.

        Theo số liệu tổng hợp từ 70 lâm trường thuộc 15 tỉnh trên đây, thì các loại đất do lâm trường quản lý vào năm 2000 và năm  2004 được phản ánh qua các biểu số liệu sau:

         Biểu số 5. Tình hình sử dụng đất của 70 lâm trường khảo cứu vào năm 2000;   Đơn vị: ha; %

	Loại đất
	 Diện tích tự nhiên

(Ha)
	Đất nông nghiệp
	Tổng DT đất lâm nghiệp


	           Trong đó, chia ra
	Đất ở
	Đất chuyên dùng
	Đất chưa sử dụng

	
	
	
	
	Rừng sản xuất
	Rừng phòng hộ
	Rừng đặc dụng
	
	
	

	Năm 2000

(70 nông trường)
	930.670
	KCSL
	822.170
	337.074
	309.265
	8.887
	KCSL
	KCSL
	151.940

	Tỷ trọng% từng loại đát
	100%
	
	88,3%
	36,2%
	33,2%
	0,95%
	
	
	16,3%

	Bình quân 1 LT
	13.295,3
	-
	11.745,3
	4.815,3
	4418,1
	126,9
	-
	-
	2.170,5

	Năm 2004
	874.132,5
	1152,7
	835.772,1
	407.166,5
	427.293,8
	1.311,8
	208,9
	62,5
	386,3

	Tỷ trọng % từng loại đất
	100%
	0,13%
	95,6%
	46,6%
	48,9%
	0,14%
	0,03%
	0,007
	0,04%

	Bình quân 1 LT.
	12.487,6
	16,5
	11.939,6
	5.816,7
	6.104,2
	18,7
	2,9
	0,9
	5,5


      Số liệu ở bảng 5 cho thấy vào năm  2000 tình hình quản lý đất ở 70 lâm trường khảo cứu là: 

     Tổng diện tích đất đang sử dụng và đất chưa sử dụng là 930.670 ha. Trong đó đất đang sử dụng gồm: rừng sản xuất chiếm 36,2%; đất rừng phòng hộ chiếm 33,2 %; đất rừng đặc dụng chiếm gần 1%; đất chưa sử dụng chiếm 16,3%,  không có số liệu về đất nông nghiệp, đất ở và đất chuyên dùng.

      Đến năm 2004 tình hình quản lý đất ở 70 lâm trường này là: 

      Tổng diện tích tự nhiên giảm còn 874.132,5 ha (bằng 93,9% so với năm 2000), như vậy là các lâm trường này đã chuyển giao cho địa phương khoảng hơn 6% quỹ đất của mình trong 5 năm vừa qua. Diện tích bình quân một lâm trường giảm từ 13295,3 ha xuống 12487,6 ha (giảm khoảng gần 808 ha). Xem xét cụ thể từng loại đất có thể các lâm trường đã giảm mạnh đất không sử dụng (từ 151.940 ha xuống 386,3ha), trong khi đó diện tích 3 loại đất rừng; sản xuất, phòng hộ và đặc dụng đều tăng lên, chứng tỏ các lâm trường đã cố gắng quản lý tốt hơn các loại đất này. 

      Do không có số liệu về đất nông nghiệp, đất chuyên dùng, đất ở vào năm 2000 nên không so sánh được sự biến động trong quản lý các loại đất này. Tuy vậy số liệu vào năm  2004 cho thấy diện tích các loại đất này rất nhỏ, chiếm tỷ lệ không đáng kể, chứng tỏ khả năng mở rộng các diện tích này ở các lâm trường là không còn nữa. Riêng diện tích đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ trên 16% tổng diện tích đất của lâm trường, tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế của các lâm trường, nhất là trong  sản xuất lương thực, thực phẩm phục vụ tiêu dùng tại chỗ, Qua khảo sát một vài lâm trường khi nghiên cứu về tình hình thực hiện Quyết định số 187/1999/QĐ-TTG về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh của Thủ tướng Chính phủ chúng tôi đã phát hiện rằng các lâm trường đã tổ chức sản xuất và thu được khá nhiều sản phẩm hàng hóa từ số diện tích ít ỏi này.
     * Về tình hình sử dụng đất lâm nghiệp và rừng của các lâm trường.

        Để làm rõ vấn đề này chuyên đề sử dụng số liệu tổng hợp của Bộ NN và PTNT. Trong những năm  gần đây, theo đánh giá của Bộ NN và PTNT thì các lâm trường đã áp dụng 5 hình thức sử dụng đất cơ bản đó là: sử dụng tập trung, khoán, liên doanh, cho thuê và cho mượn. Theo đánh giá này việc tổ chức sử dụng đất và rừng trong những năm vừa qua ở tất cả các lâm trường trong cả nước được thể hiện qua biểu sau:

           Biểu số 6: Các hình thức sử dụng  đất lâm nghiệp, đất nông nghiệp của các lâm trường

                                                                                         Đơn vị: ha;%

	Loại đất
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Tù T.chøc
	Khoán
	Liên doanh
	Cho thuê
	Cho mượn

	Tổng số 
	4.425.792
	3.675.322
	724.044
	23.303
	576
	2.546

	Tỉ lệ 
	100
	83,043
	16.362
	0,526
	0,011
	0,058

	Đất LN
	4.202.279
	3.478.204
	699.983
	21.718
	
	2.374

	Tỉ lệ 
	100
	82,769
	16,657
	0,517
	
	0,057

	Đất NN
	223.513
	197.118
	24.061
	1.583
	576
	172

	Tỉ lệ 
	100
	88,191
	10,756
	0,710
	0,258
	0,076


Nguồn: Báo cáo thực trạng quản lý, sử dụng đất đai trong Lâm trường quốc doanh; Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2002.

Số liệu ở biểu trên cho thấy, trong tổng diện tích đất của lâm trường đã đưa vào sử dụng là 4.425.792 ha, thì diện tích lâm trường tự tổ chức sản xuất chiếm tỷ lệ lớn nhất (83,0%), tiếp theo là diện tích đất thực hiện các hình thức khoán (16,4%), còn lại là các hình thức khác (0,6%).

+ Đối với hình thức Lâm trường tự tổ chức sản xuất (quản lý tập trung) 

Theo hình thức này lâm trường thành lập lực lượng lao động vừa trồng, bảo vệ rừng theo từng tổ, đội chuyên trách. Mỗi tổ, đội chịu trách nhiệm quản lý một khu vực nhất định (theo điều kiện tự nhiên và phạm vi địa bàn), dưới sự kiểm tra, giám sát của các phòng, ban chức năng của lâm trường. Hiện nay, diện tích đất lâm nghiệp và rừng do các lâm trường tự tổ chức sử dụng chiếm 82,8% diện tích đất lâm nghiệp và rừng của các lâm trường, trong đó đối với rừng sản xuất thì tỷ lệ này là 61,15 %, rừng phòng hộ là 35,7%) và rừng đặc dụng là 111.824 ha (chiếm 3,2%). 

Hình thức lâm trường tự tổ chức sản xuất có ưu điểm: diện tích rừng liền vùng dễ quản lý; hạn chế tối thiểu sự xâm hại lấn chiếm đất, ngăn chặn được tình trạng tuỳ tiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tổ chức sản xuất tập trung, tạo được khối lượng sản phẩm hàng hoá lớn một cách chủ động; quản lý được quy trình kỹ thuật, nhất là đối với cây trồng có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật. 

Tuy nhiên, hình thức quản lý này  chưa huy động được nguồn lực sẵn có trong nhân dân, chưa có khả năng sử dụng hết đất được giao nhất là đất chưa có rừng. Hơn nữa, một số lâm trường do nguồn lao động hạn chế nên một số diện tích rừng và đất của lâm trường hầu như không có người quản lý.

+  Liên doanh trồng rừng

Cho đến nay có rất ít các lâm trường thực hiện liên doanh trồng rừng với các hộ nông dân, hộ thành viên dưới hình thức cùng góp vốn trồng rừng. Tổng diện tích liên doanh là 23.304 ha, chiếm  khoảng 0,53% diện tích đất lâm nghiệp của các lâm trường. 

Hình thức này có ưu điểm là tạo việc làm và thu nhập cho hộ gia đình, thu hồi vốn đầu tư đã bỏ ra, các bên đều có trách nhiệm xây dựng rừng, rừng được bảo vệ và phát triển tương đối tốt. Hạn chế là một số hộ gia đình tham gia liên doanh thường lén lút thu hoạch trước những sản phẩm tốt để bán thu tiền riêng, còn lại sản phẩm kém thì đưa vào tiêu thụ để chia lợi nhuận. Do vậy, hình thức liên doanh trồng  rừng mới chỉ được áp dụng với mức độ rất hạn chế trong các lâm trường.

+ Thực hiện các hình thức khoán 

Diện tích khoán đất và rừng chiếm tỷ lệ 16,36% tổng diện tích đất lâm nghiệp của các lâm trường, đứng sau hình thức lâm tường tự tổ chức sản xuất.  Các lâm trường đang áp dụng một số hình thức khoán sau: Khoán ổn định lâu dài theo Nghị định 01/CP, khoán hàng năm, khoán theo công đoạn, công việc.Diện tích đất lâm trường áp dụng các hình thức khoán hiện nay được thể hiện qua biểu sau: 

Biểu số 7: Các hình thức khoán sử dụng đất lâm nghiệp trong các lâm trường

                                                                                                    Đơn vị: Ha;%

	Loại đất
	Tổng số
	Chia ra các hình thức khoán

	
	
	01/CP
	Công đoạn
	Hàng năm
	Công việc

	Đất LN
	699.983
	204.619
	62.654
	388.223
	44.487

	Tỉ lệ %
	100%
	29,2%
	8,9%
	55,4%
	6,4 %


Nguồn: Báo cáo thực trạng quản lý, sử dụng đất đai trong Lâm trường quốc doan,  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2002.

 Về ý nghĩa và tác dụng của các hình thức khoán

- Khoán theo việcvà theo công đoạn:  chiếm tỷ trọng 6,4% và 6,4 % so với tổng diện tích đất lâm nghiệp thực hiện khoán của các LTQD. Hình thức khoán này thích hợp với những hộ nghèo không có vốn đầu tư hoặc hộ neo đơn không có lao động. Tuy nhiên, hình thức này có nhược điểm là chưa gắn lợi ích của các hộ nhận khoán với sản phẩm cuối cùng, chưa huy động được tiền của, công sức của các hộ nhận khoán trong việc bảo vệ và phát triển rừng.
- Khoán hàng năm: chiếm tỷ lệ 55,5% diện tích khoán đất lâm nghiệp của các LTQD. Hình thức này có ưu điểm là việc tổ chức bảo vệ rừng được diễn ra tập trung, quản lý điều hành thuận lợi. Tuy nhiên, do thời gian giao khoán ngắn, nên trách nhiệm của hộ nhận khoán bị hạn chế và họ không quan tâm đến kết quả cuối cùng. Các lâm trường thường áp dụng hình thức khoán hàng năm đối với rừng phòng hộ và dựa vào nguồn kinh phí của Nhà nước cấp hàng năm.

- Khoán ổn định, lâu dài theo Nghị định 01/CP: chiếm 29,2% diện tích thực hiện khoán của các LTQD. 

+ Cho thuê, cho mượn đất:

Kết quả điều tra về tình hình sử dụng đất trong các lâm trường cho thấy, chỉ có 3-4 lâm trường cho thuê và cho mượn đất với diện tích 3.122 ha (cho mượn 2.546 ha, cho thuê 576 ha) chiếm 0,06 % tổng diện tích đất lâm trường đang quản lý. Lý do cơ bản dân đến cho thuê và mượn đất là do lâm trường không có khả năng đưa vào sử dụng. 

+ Tổ chức khai thác gỗ rừng tự nhiên
Các tỉnh vùng Tây Nguyên đã tổ chức các Công ty khai thác gỗ chuyên nghiệp và đã áp dụng chế độ đấu thầu khai thác, bán đấu giá gỗ khai thác từ rừng tự nhiên, còn ở các tỉnh khác lâm trường thường áp dụng các hình thức khoán sau đây:

- Hình thức 1: Lâm trường tổ chức các tổ, đội khai thác chuyên trách của lâm trường và khoán gọn cho các tổ đội từ khâu khai thác, vận xuất, vận chuyển; lâm trường thanh toán tiền theo khối lượng và chủng loại gỗ mà công nhân đã giao nộp tại bãi I (cửa rừng) hoặc bãi II (bãi giao gỗ). Hình thức khoán này đã gắn được lợi ích của người lao động với sản phẩm cuối cùng, nhưng chưa thực hiện đúng quy trình khai thác theo thiết kế được duyệt, dẫn đến chất lượng rừng bị giảm sút.

- Hình thức 2: Lâm trường khoán cho các cá nhân và tổ chức bên ngoài thực hiện từ khâu khai thác, vận xuất, vận chuyển và giao nộp gỗ tại các bãi I hoặc bãi II. Lâm trường thanh toán bằng tiền theo khối lượng sản phẩm giao nộp hoặc cho lực lượng nhận khoán hưởng tỷ lệ % gỗ giao nộp. Hình thức này được thực hiện từ khi xoá bỏ chế độ bao cấp và lâm trường đã phải giải tán lực lượng khai thác quốc doanh, chủ yếu dựa vào tư nhân.

   Tuy vậy sau khi áp dụng hình thức khoán này, bên nhận khoán thường chỉ khai thác gỗ ở khu vực gần đường, chỉ chọn khai thác những cây có chất lượng gỗ tốt, giá trị cao, để lại trong rừng những cây gỗ chất lượng thấp nên ảnh hưởng đến tái sinh rừng và chất lượng rừng.
    b Về quản lý vốn.

        Tình hình quản lý vốn ở 70 lâm trường khảo cứu được thể hiện qua biểu số 8 sau đây:

      Biểu số 8: Tình hình vốn ở 70 lâm trường khảo cứu trong giai đoạn 2000-2005

                                                                                                Đơn vị: Triệu VNĐ; %
	Loại vốn
	Tổng số
	Trong đó:  chia theo loại vốn


	            Chia theo nguồn vốn

	
	
	Vốn cố định
	Vốn lưu động
	 Vốn tự có
	Vốn vay    Ngân sách cấp

	Năm 2000 
	155.681
	95.013
	60.668
	KCSL
	KCSL          KCSL

	Tỷ trọng/tổng số
	100 %
	61 %
	39 %
	-
	-                       -

	Bình quân 1 lâm trường
	2.224
	1.357,2
	867
	-
	-                       -

	Năm 2004
	430.864
	247.513
	183.351
	72.624
	 185.112             173.128

	Tỷ trọng/tổng số
	100 %
	57,4 %
	42,5 %
	16,8 %
	42,7 %                40,5 %

	Bình quân 1 lâm trường
	6614,9
	3.535,9
	2.619,3
	1.307,5
	2.644,5               2.473,3


         Số liệu cho thấy vào năm 2000 tình hình tài chính ở 70 lâm trường khảo cứu như sau:   

        Tổng các nguồn vốn là 155.681 triệu VNĐ, bình quân 1 lâm trường là 2.224 triệu VNĐ, trong đó vốn cố định là 1.357,2 triệu (chiếm 61%); vốn lưu động là 867 triệu (chiếm  39%). 

        Đến năm  2004 tình hình vốn của các lâm trường này là: Tổng số là 430.864 triệu VNĐ, bình quân 1 lâm trường là 6.614,9 triệu, bằng 2,97 lần so với năm  2000. Trong đó vốn cố định bình quân 1 lâm trường là 3.535,9 triệu, chiếm 57% tổng số và bằng 2,6 lần so với năm  2000; vốn lưu động bình quân 1 lâm trường là 2.619,3 triệu, chiếm 42,5 % tổng số, bằng hơn 3 lần so với năm 2000. Bức tranh này cho thấy các lâm trường đã tăng trưởng được nguồn vốn hoạt động của mình 1 cách đáng kể, trong điều kiện các nguồn vốn cấp phát của nhà nước đã giảm nhiều.

       Tuy nhiên xét theo nguồn hình thành thì thấy lộ rõ vấn đề là các lâm trường sử dụng chủ yếu vốn đi vay. Năm 2000 không có số liệu, nhưng năm 2004 cho thấy các lâm trường sử dụng vốn vay chiếm tới trên 40%, tương đương vốn ngân sách cấp 42 %, vốn tự có của lâm trường chỉ đạt trên16%.  Mặc dù phải vay nhiều như vậy, nhưng các lâm trường vẫn luôn trong tình trạng thiếu vốn hoạt động, điều này cho thấy tình hình hiệu quả hoạt động của các lâm trường bị ảnh hưởng xấu bởi số vốn đi vay do phải trả lãi cao. Số nợ của mỗi lâm trường là trên 2,6 tỷ VNĐ, đây là số tiền lớn mà các lâm trường rất khó có khả năng trả nợ. Chính vì vậy ý kiến các lâm trường thường là đề nghị nhà nước cho vay vốn ưu đãi thì lâm trường mới có thể kinh doanh có lãi, mà điều này thì không thể xảy ra như trước nữa, do vậy tình hình tài chính của các lâm trường hiện nay nằm trong tình trạng rất lo ngại.  

    c. Về kết quả sản xuất kinh doanh.

     Khảo cứu tình hình kinh doanh của 70 lâm trường trong năm năm qua thì thấy rằng:     Vào năm 2000 số lâm trường kinh doanh có lãi là 64 đơn vị, chiếm 91% tổng số, với tổng lãi là 12.219 triệu VNĐ, bình quân 1 lâm trường có mức lãi là 190,9 triệu  VNĐ. Có 6 lâm trường hoạt động thua lỗ (chiếm 9%), với tổng số lỗ là 492 triệu VNĐ, bình quân 1 lâm trường lỗ 132 triệu ®  

     Đến năm 2004 số lâm trường có lãi là 65 đơn vị (tỷ lệ 92,8%), với tổng số lãi là 15.015 triệu VNĐ, bình quân 1 lâm trường lãi 231 triệu VNĐ. Có 5 lâm trường thua lỗ (7,2%), với tổng mức lỗ là 499, 3 triệu, bình quân 1 lâm trường lỗ 99,8 triệu. So với năm 2000 thì tỷ lệ lâm trường thua lỗ và mức lỗ có giảm đôi chút, tuy nhiên tình hình chung co thể thấy là chưa có gì sáng sủa hơn. Đặc biệt tổng mức lãi của các lâm trường tăng không nhiều, do vậy khả năng tích tụ vốn để phát triển sản xuất là rất nhỏ bé.

     Về tổng doanh thu của 70 lâm trường. Không có số liệu năm 2000, vào năm 2004 70 lâm trường khảo cứu có doanh thu đạt 738,6 tỷ VNĐ ®, bình quân 1 lâm trường là 10,5 tỷ VNĐ, một mức doanh thu không cao đối với 1 DN lâm nghiệp đang quản lý nguồn lực lớn về rừng và đất rừng. Nếu tính bình quân trên 1 ha đất lâm nghiệp có mục tiêu sản xuất kinh doanh (5304 ha) thì kết quả  mỗi ha chỉ thu được trên 1,9 triệu VNĐ, bằng khoảng 21, 8% so với doanh thu trên 1 ha do nông trường làm ra (8,7 triệu VNĐ), so với khu vực dân doanh chắc chắn mức doanh thu/ ha sản xuất  của lâm trường sẽ thấp hơn nhiều. Đây là một thực tế phổ biến ở các lâm trường, do quản lý số lượng lớn đất sản xuất nông lâm nghiệp kinh doanh, nhưng lại không đưa vào sử dụng thật sự với mục tiêu hiệu quả cao
.

     Với mức doanh thu như trên các lâm trường không thể mở rộng sản xuất và đang gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất và chăm lo đời sống của người lao động. Tồn tại này đặt ra yêu cầu phải tiếp tục rà soát tình hình sử dụng dất của từn lâm trường để tiếp tụch thu hẹp và bàn giao lại cho địa phương những diện tích sử dụng không đạt hiệu quả mong muốn. Quy mô về đất lâm nghiệp, rừng các loại của mỗi lâm trường cũng nên được xem xét để giảm xuống cho phù hợp khả năng quản lý và khả năng kinh doanh của lâm trường.

      Tóm lại những số liệu đã được phân tích, đề cập ở trên cho thấy tình trạng kém hiệu quả chung trong hoạt động của các nông, lâm trường trong những năm vừa qua, mặc dù đã được đổi mới về tổ chức sản xuất và cơ chế quản lý. Thực trạng này vẫn sẽ tiếp tục diễn ra do nhiều nguyên nhân sâu xa, mà phần nội dung sau đây của chuyên đề sẽ xem xét và phân tích.
Phần ba:  

Những vấn đề về nguyên nhân của tình hình và một số định hướng về giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các nông lâm trường

     3.1. Phân tích một số vấn đề cơ chế, chính sách là nguyên nhân tác động tới hiệu quả hoạt động của nông, lâm trường quốc doanh trong thời gian vừa qua.

        Bức tranh về thực trạng hiệu quả sản xuất, kinh doanh của nông, lâm trường từ những kết quả phân tích trên đây tuy chưa phản ánh đầy đủ các mặt thành tích và tồn tại, nhưng cho thấy khá rõ về tình trạng trì trệ, kết quả kinh doanh thấp, khả năng phát triển thành công trong điều kiện đòi hỏi gắt gao của cơ chế thị trường là rất nhỏ. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này. Dưới đây chuyên đề sẽ phân tích một số  vấn đề về cơ chế quản lý trong các nông, lâm trường; về chính sách và mối quan hệ Nhà nước (chủ sở hữu các nông, lâm trường) với các nông, lâm trường trong sản xuất kinh doanh nông , lâm nghiệp. Là nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp dẫn đến hiệu quả hoạt động thấp và chậm phát triển các nông, lâm trường

 Vấn đề thứ nhất:  Cơ chế, chính sách về giao đất và khoán sử dụng đất, vườn cây, đàn gia súc và cây rừng.

Một trong các cơ chế, chính sách quan trọng có tác động mạnh tới hiệu quả hoạt động của các nông, lâm trường là chính sách giao đất, khoán sử dụng đất, vườn cây, đàn gia súc và cây rừng trong các nôn, lâm trường. Sau khi luật đất đai năm 1993 được Quốc hội thông qua, ngày 15/1/1994 Chính phủ đã ban hành Nghị định 02-CP về giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp.  Nghị định 02-CP đã qui định: Nhà nước giao đất lâm nghiệp có rừng tự nhiên, có rừng trồng bằng vốn của nhà nước cho nông, lâm trường theo luận chứng kinh tế kỹ thuật, dự án quản lý, xây dựng khu rừng, được cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt; giao đất lâm nghiệp chưa có rừng, giao đất vùng khoanh nuôi bảo vệ thảm thực vật và có chính sách đầu tư hỗ trợ nông, lâm trường sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp theo qui hoạch của Nhà nước; thời hạn giao đất lâm nghiệp được qui định theo qui hoạch và kế hoạch của Nhà nước. Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho nông, lâm trường. 

Tuy vậy trên thực tế đến nay tình hình giao đất lâm nghiệp cho các nông,  lâm trường quốc doanh gặp nhiều khó khăn và vướng mắc, thực hiện rất chậm. Hầu hết các nông, lâm trường vẫn đang quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp được giao từ trước thời điểm ra đời Nghị định 02-CP theo kiểu: khoanh một vùng diện tích trong đó có cả đất thổ cư, đất sản xuất nông nghiệp của dân cư sinh sống trên địa bàn; chưa tách bạch rõ ràng các loại đất, chưa thực hiện do đạc, cắm mốc trên thực địa. Đây là lý nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc quản lý và sử dụng sử dụng đất lâm nghiệp của nông, lâm trường gặp nhiều khó khăn và không hiệu quả. Quy mô rộng lớn (đặc biệt đối với lâm trường), nhiều chủ thể cùng hoạt động dẫn đến nảy sinh hiện tượng tranh chấp, lấn chiếm đất của nhau giữa nông, lâm trường với người dân và các tổ chức khác xung quanh cùng hoạt động trên địa bàn của lâm trường.

Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nông, lâm trường diễn ra chậm. Nguyên nhân chính là:

Thứ nhất: kinh phí để thực hiện rà soát đất đai làm cơ sở để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất hạn chế, tự các nông lâm trường không làm được, phải chờ vào hỗ trợ của Nhà nước.

Thứ hai: chưa có hướng dẫn thống nhất cho các địa phương thực hiện công tác này, dẫn đến tình trạng trì trệ, chờ đợi sự chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước đối với nông lâm , trường.

 
Ngoài ra thực tế còn cho thấy việc giao đất không thu tiền sử dụng trong những năm vừa qua đã là tác nhân chưa thúc đẩy lâm trường sử dụng đất có hiệu quả diện tích đất đã giao, xu hướng bao chiếm đất vẫn đang tồn tại
     

         Đối với rừng tự nhiên và rừng trồng. Chính sách giao rừng của Nhà nước cho lâm trường cũng đang có nhiều vấn đề còn bất cập. Lâm trường nhận rừng tự nhiên có mục đích sản xuất-kinh doanh, nhưng lại chưa được quyền tự chủ sản xuất kinh doanh thực sự trên đối tượng rừng này. Thực chất lâm trường chỉ có quyền và trách nhiệm tổ chức bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và nếu khai thác gỗ thì phải theo chỉ tiêu được phê duyệt nghiêm ngặt từ phía các cấp có thẩm quyền của Nhà nước. Rõ ràng là lâm trường không có động lực trong sản xuất kinh doanh trên đối tượng rừng này. Chính vì vậy nên khi rừng bị chặt phá lâm trường cũng không chịu trách nhiệm gì về mặt vật chất và ngược lại khi lâm trường có kết quả tốt trong quản lý, cải tạo rừng, thì lâm trường không được hưởng lợi gì hơn. Vấn đề này có thể coi là nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng vừa làm mất động lực, vừa vi phạm nguyên tắc tự chủ trong sản xuất kinh doanh của nông lâm, trường, với tư cách là những DN kinh doanh nông, lâm nghiệp 
Tiếp theo Nghị định 02-CP, ngày 4/1/1995 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01-CP về Quy định việc giao khoán đất sử dụng vào mực đích sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các DNNN (nông, lâm trường, các đơn vị kinh doanh thủy sản). Nghị định quy định:

- Bên giao khoán đất là các doanh nghiệp nhà nước trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; các Ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang. 

- Các loại đất được giao khoán, gồm: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản thuộc quỹ đất của DN được Nhà nước giao quản lý, sử dụng.

- Bên nhận khoán gồm: Hộ gia đình, cá nhân đã làm việc cho DN và thành viên của họ đến tuổi lao động có nhu cầu nhận đất sản xuất; hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở địa phương khác.

- Nguyên tắc cơ bản là: Bên nhận khoán được chủ động sản xuất và được hưởng thành quả đầu tư trên đất nhận khoán theo hợp đồng. Được nuôi, trồng xen theo hợp đồng và được hưởng toàn bộ sản phẩm nuôi, trồng xen. Được làm lán trại, chuồng chăn nuôi, sân phơi, giếng nước...theo quy định của bên giao khoán. Được hoàn trả hoặc đền bù tài sản đã đầu tư trên đất nhận khoán trong trường hợp : chuyển đi nơi khác, chuyển nghề hoặc không còn khả năng lao động, được quyền thừa kế đất nhận khoán trong  thời hạn hợp đồng.

  Nghĩa vụ bên nhận khoán là phải nộp: thuế sử dụng đất; giá trị vườn cây, vật nuôi; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; và các loại Quỹ của DN theo quy định của Nhà nước; thanh toán các khoản vay và phải bán sản phẩm sản xuất ra trên đât nhận khoán cho bên giao khoán; phải bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng.       
        Nghị định 01CP đã tạo ra một số động lực cho cả bộ máy quản lý và người lao động của nông, lâm trường, tuy nhiên chỉ sau đó một thời gian động lực này giảm dần, do lợi ích mang lại đối với người lao động nhận khoán không đủ sức thúc đẩy họ làm việc tốt hơn. Nguyên nhân cơ là bản thân cơ chế khoán không thể giải quyết được vấn đề bất cập trong sản xuất kinh doanh của nông, lâm trường như : vấn đề tự chủ sản xuất như đã nói ở trên; vấn đề quyết định lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh tối ưu trong điều kiện cụ thể của nông, lâm trường, đặc biệt trong điều kiện kinh tế thị trường, đòi hỏi phải năng động để cạnh tranh, tồn tại và phát triển.

        Ngoài ra trong quá trình thực hiện các hình thức khoán, do không làm rõ được trách nhiệm của bên giao và bên nhận khoán, đã dẫn đến tình trạng theo đó Ban giám đốc nông, lâm trường buông lỏng trách nhiệm, thiếu giám sát và có tâm lý giao hết trách nhiệm về tổ chức sản xuất cho người nhận khoán (khoán trắng), làm cho người lao động phải tự lo liệu toàn bộ các công việc của quá trình canh tác,  từ đó xuất hiện một bộ phận đã tuỳ tiện không thực hiện đầy đủ những yêu cầu quan trọng của quá trình canh tác, không tập trung đầu tư vào vườn cây, con gia súc theo đúng yêu cầu của quy trình kỹ thuật... tất cả những mặt trái này đã tạo ra tác động nghịch của chính cơ chế “khoán” đối với hiệu quả chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của nông, lâm trường

      Điều quan trọng được rút ra từ thực tiễn đổi mới cơ chế quản lý nội bộ ở các nông, lâm trường thông qua các hình thức khoán sử dụng đất, vườn cây và đàn gia súc thời gian vừa qua là: những đổi mới này chưa làm thay đổi được phương thức hoạt động của nông, lâm  trường theo đúng yêu cầu của một DN kinh doanh nông lâm nghiệp trong cơ chế thị trường. Về cơ bản phương thức sử dụng đất, vườn cây, đàn gia súc và cây rừng ở các nông lâm trường vẫn mang nặng dấu ấn của cơ chế hành chính, kế hoạch tập trung từ trên định xuống. Điều này được thể hiện rất rõ  qua sự hạn chế của cả tập thể ban giám đốc và công nhân viên nông, lâm trường trong việc cùng nhau tính toán sử dụng quỹ đất do Nhà nước giao cho nông, lâm trường sao cho kinh doanh có hiệu quả, có khả năng sinh lời cao nhất. 

       Hạn chế trên đây có nguyên nhân sâu xa ở chỗ, quyền sở hữu các tư liệu sản xuất ( bao gồm cả đất, vườn cây, đàn gia súc và các loại tự liệu khác) đã chưa được làm rõ trong đổi mới về trách nhiệm, lợi ích và quyền hạn của các thành viên từ Ban giám đốc đến người lao động thuộc biện chế của nông, lâm trường, với tư cách là những người được Nhà nước giao quản lý và khai thác các tư liệu sản xuất này. Chính vì vậy sự linh hoạt, sự sáng tạo và tính hợp tác giữa các thành viên trong nông, lâm trường đã bị hạn chế, chưa có đủ động lực phát huy. Nguyên nhân này còn dẫn đến hạn chế nông, lâm trường trong việc đổi mới cách làm cũ, mạnh dạn tự bỏ vốn và công sức để áp dụng công nghệ, kỹ thuật sản xuất mới đảm bảo nâng cao được hiệu quả hoạt động kinh doanh của nông, lâm trường trong điều kiện cạnh tranh của cơ chế thị trường.

 Vấn đề thứ hai: Chính sách đầu tư và tín dụng.

     Nhà nước đã chuyển hình thức đầu tư trực tiếp vào các nông, lâm trường quốc doanh sang hình thức đầu tư thông qua cho vay tín dụng với mức lãi suất ưu đãi (5,4%/ năm so với lãi suất vay thương mại là 8-10%/ năm), nhưng có mục tiêu và đối tượng hạn chế, ví dụ chỉ áp dụng đối với trồng rừng nguyên liệu cho ngành công nghiệp gỗ trụ mỏ, thông nhựa, cây đặc sản, nhằm giúp cho các nông, lâm trường có thể hạch toán có lãi ở mức độ nhất định.

 
Tuy nhiên trong quá trình triển khai chính sách tín dụng đầu tư với lãi suất ưu đãi đã có nhiều bất cập xảy ra như: 

Thứ nhất,  chậm trễ của các cấp có thẩm quyền trong phê duyệt dự án phát triển cây, con, trồng rừng hàng năm của nông, lâm trường và chậm giải ngân của các tổ chức tín dụng đã gây ra nhiều khó khăn cho lâm trường trong việc tận dụng cơ hội kinh doanh và tổ chức sản xuất theo yêu cầu, đòi hỏi của thị trường. Phổ biến tình trạng khi lâm trường vay được vốn thì thời vụ sản xuất đã qua.

Thứ hai, do quyết định các loại cây trồng, con nuôi phụ thuộc vào việc phê duyệt của cơ quản chủ quản theo qui hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nên đã xảy ra tình trạng cây trồng, con nuôi không phù hợp với điều kiện sinh thái (đất, khí hậu...), nên đã không thể phát triển, không cho hiệu quả mong muốn, khi đó nông, lâm trường phải gánh chịu hậu quả về kết quả sản xuất thấp kém, nợ nần gia tăng. Ví dụ điển hình là trong lĩnh vực lâm nghiệp các lâm trường buộc phải nhận vay vốn để trồng rừng  bạch đàn đại trà theo chỉ đạo từ trên, nhưng rừng bạch đàn đã không mang lại kết quả mong muốn, sau hơn 10 năm  vẫn không có sản phẩm thu hoạch theo kế hoạch, lâm trường không có sản phẩm để bán, không có thu nhập, dẫn đến không có khả năng trả nợ tiền vay của nhà nước. Chẳng hạn qua ví dụ điển hình sau đây: 

	Năm 1992  lâm trường Cẩm Phả (Quảng Ninh) được chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Quảng Ninh (Quỹ HTPTQN) duyệt vay 792 triệu đồng để thực hiện trồng 302,4 ha rừng trong giai đoạn từ 1990-1994. Cây trồng phần lớn là bạch đàn (146,9ha) và bạch đàn xen keo (155 ha).  Đến năm thứ 3 cành cây rụng dần, trơ ngọn. Mười năm sau chiều cao của cây đạt từ 5-8 m, nhưng không khép tán và đường kính chỉ ở mức 3-5 cm. Lẽ ra lâm trường phải trả nợ cho Quỹ HTPTQN từ năm 1997, nhưng do rừng đã trồng không có thu hoạch nên không trả được nợ. Cho đến thời điểm hiện nay lâm trường mới chỉ trả được 79 triệu đồng tiền lãi, còn nợ Quĩ  HTPTQN 1,122 tỷ đồng cả gốc và lãi.


Ngoài lâm trường Cẩm Phả ở Quảng Ninh còn có 7 lâm trường  cùng thực hiện dự án vay vốn trồng rừng theo Quyết định 264 là: Đông Triều, Hoành Bồ, Uông Bí, Yên Lập,  Kế Bào, Tiên Yên, Ba Chẽ. Các lâm trường đã ký 37 hợp đồng vay vốn tín dụng tại Quỹ HTPTQN với số tiền là 6,567 tỷ đồng để triển khai trồng 2463,8 ha rừng lấy gỗ phục vụ công nghiệp mỏ. Cây trồng chủ yếu là bạch đàn (1.179,9 ha) và bạch đàn xen keo (653,1ha), keo xen thông (270,4 ha). Theo kế hoạch của dự án, sau 10 năm một ha rừng trồng sẽ đạt từ 80-85m3, trên tổng diện tích rừng trồng dự kiến sẽ cho thu khoảng 200.000m3 gỗ. Nhưng cho đến nay ngoài diện tích 1592 ha  bị thiệt hại do cháy, do chặt phá,  số diện tích còn lại  847,4 ha có trữ  lượng gỗ không đáng kể.  Vì trồng rừng không có kết quả, nên các lâm trường không có khả năng trả đủ các khoản được vay theo Dự án 264. Tính đến hết tháng 4-2003 các lâm trường mới chỉ trả được 1,743 tỷ đồng nợ gốc và 270 triệu tiền lãi, còn lại nợ Quỹ HTPTQN 6,63 tỷ đồng. lâm trường  muốn giải phóng diện tích cây bạch đàn không có hiệu quả để trồng cây khác và chuyển giao đất cho một số hộ có nhu cầu phát triển trang trại lâm nghiệp. Nhưng không dám chặt bỏ. Từ năm 1994 đến nay các lâm trường vẫn cứ phải chi hàng tỷ đồng trông giữ số diện tích rừng kém hiệu quả đó.




Tóm lại chính sách đầu tư, tín dụng của Nhà nước đối với các nông, lâm trường thời gian vừa qua về hình thức có mang ý nghĩa hỗ trợ của Nhằ nước, nhưng thực chất lại đẩy nông, lâm trường vào tình trạng ỷ lại vào vốn vay ưu đãi của Nhà nước, không tự huy động các nguồn vốn khác trong xã hội. Là DN kinh doanh, nhưng lại đòi hỏi Nhà nước phải cho vay ưu đãi, rất không phù hợp với cơ chế thị trường. Mặt khác cơ chế, chính sách đàu tư như vậy vô hình chung đã làm méo mó bức tranh thật  về hiệu quả hoạt động kinh doanh của nông, lâm trường. Có thể coi đây là nguyên nhân trực tiếp tạo ra sự trì trệ, chậm đổi mới trong tư duy kinh doanh của tập thể ban giám đốc, người lao động trong các nông, lâm trường thời gian qua.

Vấn đề thứ ba. Chính sách thuế.
Hiện nay nhà nước đang thực hiện chính sách thu thuế tài nguyên đối với các sản phẩm khai thác rừng tự nhiên và thuế sử dụng đất nông nghiệp đối sản phẩm sản xuất ra trên đất nông nghiệp. Các lâm trường kinh doanh rừng và khai thác rừng trồng thì phải nộp tiền nuôi rừng. 


Sau khi Pháp lệnh về thuế tài nguyên (năm 1990) và luật thuế sử dụng đất nông nghiệp (năm 1993) được ban hành, nhà nước bãi bỏ chế độ thu tiền nuôi rừng thay thế bằng thuế tài nguyên đối với sản phẩm khai thác từ rừng tự nhiên và thuế sử dụng đất đối với sản phẩm gỗ, củi khai thác từ rừng trồng và các nông sản hàng hoá. Nghiên cứu sâu về thuế tài nguyên có thể thấy như sau :

 
Thuế suất thuế tài nguyên đối với lâm sản khai thác từ rừng tự nhiên được quy định tại Thông tư số 69-TC/TCT ngày 17/11/1991 của Bộ tài, cụ thể qua biểu sau:

Biểu 6: Thuế suất thuế tài nguyên đối với lâm sản khai thác từ rừng tự nhiên

	TT
	Tên tài nguyên
	Thuế suất (%)

	1
	Gỗ tròn
	

	
	- Nhóm 1
	40

	
	- Nhóm 2
	35

	
	- Nhóm 3, 4
	25

	
	- Nhóm 5, 6, 7, 8
	15

	2 
	Gỗ trụ mỏ
	15

	3
	Gỗ làm nguyên liệu giấy
	20

	4
	Gỗ làm cột buồm, cọc đáy
	20

	5
	Gỗ tràm, gỗ đước
	25

	6
	Gỗ cành ngọn, củi
	5

	7
	Tre, nứa, vầu, lồ ô, giang, v.v.
	10

	8
	Đặc sản, dược liệu
	20

	
	Riêng :
	

	
	- Trầm hương, ba kích
	40

	
	-  Hồi, quế, sa nhân, thảo quả
	25

	
	- Các đặc sản có chu kỳ ngắn ngày dưới 1 năm (sặt, đót…)
	7

	9
	Chim, thú rừng
	20

	
	Riêng : chim, thú lấy thịt, xương da làm thuốc như hổ, báo, gấu, sư tử, khỉ, hươu, nai v.v…
	30

	10
	Các loại lâm sản, đặc sản khác
	10


         Nguồn: Thông tư số 07-TC/TCT ngày 7/02/1991 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành pháp lệnh của hội đồng Nhà nước và Nghị định số 06-HĐBTngày 7/01/1991 về thuế tài nguyên.

Với mức thuế suất như trên, khoản thuế tài nguyên rừng đối với gỗ và lâm sản khai thác từ rừng tự nhiên thường chiếm tỷ trọng khoảng 25-30% doanh thu về khai thác lâm sản. Đây là một tỷ lệ rất cao, do vậy đã là một nguyên nhân làm cho các lâm trường mất khả năng tích luỹ vốn để tái đầu tư.  Chính sách thuế tài nguyên như trên được xây dựng trên quan điểm coi rừng là tài sản của Nhà nước, lâm trường chỉ khai thác thuê cho Nhà nước do đó Nhà nước thu hồi lại giá trị tài sản của mình. Tuy nhiên quan điểm này lại không phù hợp với chủ trương thực hiện kinh doanh rừng bền vững. Rừng là loại tài nguyên có khả năng tái tạo, lâm trường phải chịu trách nhiệm bảo vệ và tái tạo vốn rừng sau khi đã khai thác, nghĩa là phải có tích luỹ trong khai thác để tái đầu tư tạo rừng. Với mức thuế khai thác tài nguyên cao thì lâm trường khó có thể có tích luỹ để  tái đầu tư tạo lại vốn rừng. Trong thực tế không có một doanh nghiệp khai thác tài nguyên nào phải chịu mức thuế cao như lâm trường khai thác rừng tự nhiên, ví dụ: khai thác vàng: 15%, khí đốt: 20%, khai thác thuỷ hải sản, từ 3-10%.  Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng vô trách nhiệm của nông, lâm trường trong việc tạo lại vốn rừng sau khai thác, do vậy, cần phải xem xét để sửa đổi cho hợp lý với tình hình cụ thể của kinh doanh lâm nghiệp.

Vấn đề thứ tư.  Chính sách lao động.

      Trong những năm vừa qua do khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên các nông, lâm trường có nhiều vấn đề trong thực hiện chính sách đối với người lao động. Mặc dù đang quản lý một diện tích đất  rất lớn nhưng các nông, lâm trường lại không tạo đủ việc làm, trả lương và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Chẳng hạn đối với các lâm trường thì tình hình sử dụng lao động như sau:

    Biểu 7: Tình hình sử dụng lao động quốc doanh trong lâm trường

                                                                                    Đơn vị: Người;%

	Hình thức sử dụng lao động
	Số lượng
	Tỷ lệ

	1. Có việc làm và hưởng lương từ lâm trường
	18.870
	70,3

	2. Chuyển sang nhận khoán, thu nhập từ kết quả   nhận khoán
	  6.523
	24,3

	3. Không có việc làm, không hưởng lương
	 1.450
	   5,4

	                   Tổng số
	  26.843
	100


Nguồn: Báo cáo thực trạng quản lý, sử dụng đất đai trong Lâm trường quốc doanh giai đoạn 1991-2000, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2002.

 Mặc dù số lao động trong biên chế của các lâm trường đã giảm mạnh trong nhứng năm vừa qua, nhưng số người có việc làm và được hưởng lương từ lâm trường mới chiếm 70,3% tổng số lao động trong danh sách biên chế. Số lao động chuyển sang nhận khoán trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và có thu nhập từ kết quả nhận khoán chiếm tỷ lệ 24,3 %. Số lao động không có việc làm và không được hưởng lương chiếm tỷ lệ 5,4 %. Điều này chứng tỏ rằng lâm trường không có khả năng thu hút nhiều lao động trên số diện tích đất  lâm nghiệp mà Nhà nước đã giao cho lâm trường quản lý, khai thác. Nguyên nhân của vấn đề mang tính 2 mặt. Thứ nhất là, hiệu quả kinh doanh thấp thì đương nhiên không thể có tiền trả lương cho ngưòi lao động và việc thu hẹp số lượng lao động sử dụng là tất yếu; mặt khác, lao động trong các lâm trường không được tự chủ quyết định hướng sản xuất có hiệu quả cao nhất, dẫn đến thu nhập thấp và không thể lôi kéo thêm lao động khác cùng tham gia sản xuất

Rất nhiều nông, lâm trường không đóng được bảo hiểm xã hội cho cán bộ công nhân viên trong lâm trường theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.  Các lâm trường chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho 61,3% số lao động trong danh sách biên chế, có 19,8% số người nhận khoán tự đóng Bảo hiểm xã hội.  Một số lượng không nhỏ công nhân muốn xin thôi việc nhưng  lâm trường không có kinh phí để thực hiện chính sách trợ cấp thôi việc một lần 

Việc thực hiện chậm chủ trương giao khoán đất, rừng của các nông, lâm trường cho các hộ nông dân đang sinh sống trên địa bàn lâm trường hoạt động đã là nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân sống trên địa bàn tự ý lấn chiếm đất của nông, lâm trường để sản xuất và làm nhà ở, gây ra tranh chấp không thể giải quyết được như đã trình bày ở trên. 

Vấn đề thư năm. Chính sách về khoa học công nghệ.

 
Với tư cách là doanh nghiệp nhà nước có chức năng kinh doanh nông, lâm nghiệp, nông,lâm trường được giao nhiệm vụ làm nòng cốt trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất nông, lâm nghiệp đặc biệt là trong sản xuất giống cây, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường đồng thời là trung tâm chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ mới, làm dịch vụ khuyến lâm, thông tin thị trường cho nông dân trong vùng. Nhưng trong thực tế động lực thúc đẩy nông, lâm trường mở rộng việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ mới trong sản xuất nông, lâm nghiệp hầu như không có. Hầu hết các nông, lâm trường chưa thực hiện  các đề tài nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học, công nghệ mới, mà chỉ chú trọng thực nhiện các nhiệm vụ Nhà nước giao với nguồn kinh phí được cấp phát. Cũng có một số nông, lâm trường đã triển khai tương đối tốt việc sản suất giống mới, áp dụng nhân giống cây, con theo công nghệ thuật mới và thực hiện chuyển giao cho nông dân trong vùng, nhưng lại không được nhận hỗ trợ của hệ thông khuyến nông Nhà nước, do đó không ở rộng được quy mô chuyển giao công nghệ mới. Vấn đề đặt ra là sự hợp tác giữa các tổ chức khuyên nông Nhà nước ở các cấp  với các nông, lâm trường còn rất lỏng lẻo và nặng tính hành chính, phụ thuộc vào kế hoạch hành chính từ trên rót xuống.


 Những vấn đề được phan tích trên đây chưa phải là tất cả, song là những vấn đè mang tính căn bản và cốt lõi đang tồn tại, là những rào cản sự đổi mới mô hình tổ chức và hoạt đọng của các nông, lâm trường theo đúng các yêu cầu và đòi hỏi của cơ chế thị trường, cũng như đòi hỏi về chất và lượng theo các nguyên tắc quản trị tốt nhất đối với một DN kinh doanh trên thương trường, và trong lĩnh vực có nhiều rủi ro, khó khăn và tỷ lệ sinh lời thấp như nông, lâm nghiệp.

  Tháo gõ và cỏi bỏ những vấn đề nói trên sẽ là con đường đưa các nông, lâm trường đi tới thành công trong phát triển kinh doanh nông, lâm nghiệp trong thời gian tới ở nước ta.

3.2. Một số định giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nông, lâm trường trong điều kiện cải cách DNNN ở Việt Nam những năm tới        
           3.2.1 Một số quan điểm cơ bản  

a. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các nông, lâm trường phải trên cơ sở khẳng định rõ nông, lâm trường là các DNNN kinh doanh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, hoạt động đúng theo luật doanh nghiệp Nhà nước, nay đang chuyển đổi để hoạt động theo Luật DN thống nhất. Nông, lâm trường phải có quyền tự chủ sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của thị trường trên diện tích đất nông, lâm nghiệp mà Nhà nước giao, nay là cho thuê theo Luật đất đai 2003. Nông, lâm trường chịu trách nhiệm bảo toàn vốn, tài sản của Nhà nước giao và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

b. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của nông, lâm trường phải đảm phải trên cơ sở nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng bền vững các tài nguyên đất đai, vờn cây, đàn gia súc, rừng và cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện có. Các tài nguyên và cơ sở vật chất này phải được giá trị hóa thành tiền để giao cho nông, lâm trường quản lý và khai thác. Nông, lâm trường được xác định rõ về quyền, lợi ích và trách nhiệm đối với những tài nguyên và cơ sở vật chất này.

         c. Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh của nông, lâm trường phải trên cơ sở sự tự lực vươn lên, khả năng kinh doanh của bản thân từng nông, lâm trường và do chính từng nông, lâm trường tự suy nghĩ. xác định cơ hội, thách thức và tự quyết định. Tuyệt đối không sắp đặt theo kiểu sàng tuyển từ trên như cơ chế đang triển khai hiện nay. Theo đó từng nông, lâm trường phải tự xây dựng phương án phát triển sản xuất kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về thành công hay thất bại về phương án đã xây dựng. Những nông, lâm trường nào không tự xây dựng được phương án phát triển kinh doanh trên cơ sở nguồn lực có được thì phải giải thể. Nhà nước chịu trách nhiệm xử lý đến cùng những vấn đề tồn đọng về vốn, tài sản và người lao động của nông lâm trường phải giải thể.
d. Đối với những nông lâm trường đã xây dựng được phương án sản xuất kinh doanh thì chuyển đổi sang hoạt động theo Luật DN thông nhất, dưới các hình thức công ty phù hợp. Nhà nước làm rõ quyền hạn kinh doanh của nông, lâm trường trên số vốn và tài sản đã giao cho nông lâm. trường. Những nhiệm vụ thuộc phạm vi công ích do Nhà nước giao cho nông, lâm trường đảm nhận thì Nhà nước sẽ đáp ứng đủ các điều kiện kinh tế, kỹ thuật nhân lực để nông, Lâm trường làm tốt nhiệm vụ công ích do Nhà nước giao. Hoạt động kinh doanh của nông, lâm trường phải tuân thủ theo đúng các điều kiẹn của thị trường về đầu vào và ra, xóa bỏ hoàn toàn các hình thức hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Nếu trong quá trình kinh doanh bị thua lỗ, không có khả năng trang trải các khoản nợ thì phải bị phá sản theo Luật phá sản.

®. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của nông, lâm trường được đặt trong tổng thể nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong nông, lâm nghiệp theo từng vùng sinh thái, gắn hoạt động lâm trường với định hướng phát triển nông, lâm nghiệp trên từng địa bàn lãnh thổ. Các chính sách Nhà nước sẽ được triển khai theo vùng hoặc theo ngành sản phẩm dựa trên quy hoạch do Nhà nước xác định.

3.2.2. Định hướng các giải pháp chủ yếu.

a. Giải pháp về tổ chức quản lý, sử dụng quỹ đất, vườn cây, đàn gia súc và rừng.

 Tiến hành rà soát lại thật chi tiết đất đai của tất cả các nông, lâm trường quốc doanh đang quản lý sử dụng để xác định rõ hiện trạng đất đai mà các lâm trường đang quản lý, làm rõ ranh giới trên thực địa và trên bản đồ là công việc hàng đầu để xác định các căn cứ và điều kiện trước khi tiến hành sắp xếp đổi mới lâm trường. Chỉ có thể đổi mới cơ chế quản lý và sắp xếp lại lâm trường đạt kết quả theo đúng định hướng đề ra, trên cơ sở thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung yêu cầu về xác định rõ hiện trạng đất đai cũng như trạng thái, diện tích chất lượng  rừng của từng nông, lâm trường. Nội dung về rà soát đất đai của n«ng,l©m trường tập trung vào những vấn đề sau:

 - Xác định rõ diện tích, ranh giới trên bản đồ và trên thực địa các loại đất của nông, lâm trường đang quản lý. Tách các diện tích: đất không thuộc quyền quản lý và sử dụng của nông, lâm trường; đất phục vụ cho mục đích theo yêu cầu mới của địa phương;  đất không phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn; đất hoang hoá hoặc sử dụng không có hiệu quả; đất đang sản xuất nhưng phải giao lại cho chính quyền địa phương quản lý theo quyêt định của Nhà nước... 

Trên cơ sở rà soát lại quy hoạch và xử lý việc quản lý, sử dụng đất đai cả trên bản đồ và thực địa, Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định cho thuê đất gắn với cấp, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các  nông, lâm trường
- Việc đo đạc, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các lâm trường theo quy định của pháp luật về đất đai giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện


- Kinh phí để thực hiện việc rà soát đất, cắm mốc ranh giới, giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nông, lâm trường do ngân sách Nhà nước trang trải.
b. Giải pháp xử lý, giải quyết  dứt điểm các trường hợp tranh chấp và vi phạm pháp luật về đất đai trong nông, lâm trường. 



Đất  mà nông, lâm trường sử dụng không đúng mục đích, không đúng quy hoạch sẽ bị Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử lý, thu hồi, rồi giao hoặc cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê theo quy định của pháp luật về đất đai; 

 Đất mà nông, lâm trường đã cho thuê, cho mượn, hoặc đã giao cho người khác sử dụng, thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xử lý theo pháp luật. Trong trường hợp phải thu hồi thì ưu tiên giao hoặc cho người đang sử dụng tiếp tục cho thuê đất nếu người đó trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp. 


Đất  lâm trường bị lấn chiếm, tranh chấp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét để giải quyết theo các hướng sau:

Thứ nhất, những diện tích đất bị lấn chiếm, tranh chấp các hộ dân đang sản xuất ổn định, có hiệu quả, không ảnh hưởng đến quy hoạch và không làm cho đất của lâm trường manh mún thì làm thủ tục thu hồi, gia lại cho địa phương để giao cho dân theo tinh thần Nghị định 64/CP, Nghị định 85/CP và Nghị định 63/CP của Chính phủ.

Diện tích đất nông, lâm nghiệp bị dân lấn chiếm, tranh chấp đang trồng các loại cây nông nghiệp ngắn ngày, thì khuyến khích người dân trồng xen cây lâm nghiệp hoặc tổ chức sản xuất lâm nông kết hợp.

Việc hợp pháp hoá diện tích đất này cũng cần chú ý tới các đối tượng lấn chiếm, ưu tiên những hộ chưa có đất hoặc thiếu đất sản xuất, hộ là dân địa bàn phường hay hộ đã định cư hợp pháp lâu năm tại địa bàn.

Thứ hai, thu hồi những diện tích đất bị dân lấn chiếm, tranh chấp, nhưng đang để hoang hoá hoặc sử dụng không có hiệu quả để trả lại cho các nông, lâm trường 


Thứ ba, nếu là tranh chấp đất đai giữa  nông, lâm trường với các tổ chức khác thì căn cứ theo quy hoạch của địa phương (tỉnh) và chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức để giao hoặc cho thuê đất. Đất nông, lâm nghiệp chỉ cho thuê hoặc giao cho các tổ chức có chức năng sản xuất nông, lâm nghiệp.

c. Giải  pháp xây dựng hoặc điều chỉnh lại quy hoạch sử dụng đất cho các

 nông, lâm trường quốc doanh.

 Nông, lâm trường phải xây dựng quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất gắn với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của địa phương thành một thể thống nhất trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

        Vườn cây, rừng trồng mà nông, lâm trường đã bán cho hộ gia đình, cá nhân  quy định tại Nghị định số 12/CP ngày 02/3/1993 của Chính phủ, thì người đã mua vườn cây, rừng trồng của nông, lâm trường được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng phải chuyển sang thuê đất, thời hạn sử dụng đất được tính từ  khi mua vườn cây, rừng trồng. 

 Đất nông, lâm trường liên doanh với các thành phần kinh tế khác được tiếp tục thực hiện việc liên doanh, nhưng phải kê khai làm thủ tục, đăng ký theo quy định của pháp luật về đất đai. 

 Đất làm kinh tế hộ gia đình của cán bộ, công nhân viên trong lâm trường được giao theo mức bình quân của địa phương, do UBND cấp tỉnh quy định theo Nghị định số 04/2000/NĐ-CP, ngày 11/02/2000 của Chính phủ. Những diện tích đất đã giao các thành viên trong lâm trường làm kinh tế hộ gia đình mà vượt hạn mức,thì phần vượt hạn mức phải thu hồi nếu chưa tổ chức sản xuất,hoặc phải  chuyển sang thuê đất nếu đã tổ chức sản xuất. Đất ở, đất làm kinh tế hộ gia đình của cán bộ công nhân viên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được tách ra khỏi quỹ đất của  nông, lâm trường.

 Đất nông, lâm trường đã cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê hoặc mượn để sản xuất hoặc phát triển các trang trại nếu phù hợp với quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp được tách khỏi quỹ đất của  nông, lâm trường. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã thuê hoặc mượn đất nếu đang sản xuất nông, lâm nghiệp thì được tiếp tục sử dụng đất đó và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước theo thời hạn sử dụng đất tính từ khi  lâm trường cho thuê, cho mượn.
d. Thực hiện giao đất, cho thuê đất.

Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất của lâm trường quốc doanh đã được xác định Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo định hướng sau:
- Giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với số diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; đất để làm dịch vụ sản xuất giống, xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân trong vùng và đất sử dụng vào mục đích công cộng trong các lâm trường;

- Cho thuê đất, hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện đất của các  nông, lâm tr­êng sử dụng vào mục đích kinh doanh;


d. Giao rừng cho nông, lâm trường quản lý.

Từ quan điểm rừng hiện có giao cho lâm trường quản lý là tài sản của lâm trường, do vậy cần xác định rõ trạng thái, diện tích, chất lượng rừng giao cho nông, lâm trường đang quản lý. Xây dựng các phương pháp để đánh giá, xác địmh giá trị hiện tại của của rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách trước đây để giao.

e. Thực hiện khoán trong nông, lâm trường.

Tuỳ theo tình hình cụ thể nông, lâm trường  áp dụng các hình thức khoán phù hợp với nhận thức và hiểu biết của người lao động. Hình thức khoán ổn định lâu dài  theo Nghị định số 01/CP được triển khai theo nguyên tắc:

- Đối với diện tích đã thực hiện khoán theo đúng Nghị định số 01/CP thì hộ nhận khoán tiếp tục quản lý, sử dụng đất đai theo hợp đồng đã ký kết. 

  - Đối với diện tích đất chưa khoán theo Nghị định số 01/CP, phải tổ chức khoán ổn định, lâu dài cho CBCNV lâm trường và nông dân trong vùng theo định mức về diện tích đất của địa phương.

- Mức chia lợi nhuận trong thời gian thực hiện hợp đồng khoán giữa nông, lâm trường với người nhận khoán tương ứng với tỷ lệ góp vốn và công sức của mỗi bên để hình thành tài sản, vườn cây, rừng trồng trên đất nhận khoán.

- Người nhận khoán được thế chấp vườn cây, rừng trồng và tài sản để vay vốn ngân hàng, trường hợp không trả được vốn vay thì tài sản, vườn cây, rừng trồng họ được bán đấu giá cho người khác sử dụng.

- Cán bộ, công nhân viên  lâm trường nhận khoán đất, khoán rừng, vườn cây,  đến tuổi nghỉ hưu hay chuyển công tác thì rừng, đất, vườn cây đang nhận khoán được tiếp tục nhận khoán (nếu nghỉ hưu), được chuyển giao cho thành viên trong gia đình, hoặc chuyển nhượng phần giá trị của họ đã đầu tư trên đất nhận khoán.

- Đối với những lâm trường có diện tích rừng tự nhiên và đất có khả năng phục hồi thành rừng tự nhiên có thể  áp dụng chế độ khoán bảo vệ, khoanh nuôi, chăm sóc ổn định lâu dài cho nhóm hộ, cộng đồng thôn bản. Người nhận khoán được hưởng quyền lợi quy định tại Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg, ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Việc khai thác rừng do lâm trường đảm nhận và tổ chức thực hiện theo quy chế đảm bảo yêu cầu quản lý rừng bền vững.

f. Giải pháp huy động vốn.

Tiến hành rà soát, thống kê lại vốn và tài sản của từng nông, lâm trường. Trên cơ sở nhu cầu về vốn cố định, vốn lưu động theo phương án sản xuất kinh doanh của nông lâm trường. Nhà nước xem xét  bổ sung thêm vốn 1 lần đề các lâm trường có thể tự tổ chức triển khai thực hiện.

          Mở rộng hình thức huy động vốn, đặc biệt là nguồn vốn nhàn rỗi trong dân, vốn đầu tư nước ngoài. Huy động vốn trên cơ sở xây dựng và thực hiện phương án kinh doanh khả thi, có hiệu quả, đảm bảo khả năng hoàn vốn. 
g.  Chính sách tài chính.

Các nông, lâm trường phải hạch toán kinh tế và chuyển hẳn sang hoạt động sản xuất, kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp.

Để đảm bảo lành mạnh về mặt tài chính lâm trường quốc doanh cần tổ chức kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn hiện có, xử lý nợ tồn đọng theo qui định như đối với các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện việc sắp xếp đổi mới

 h. Giải pháp đối với người lao động trong  lâm trường.

    + Giải quyết đất ở, đất làm kinh tế gia đình cho hộ cán bộ, công nhân viên 

Về đất ở: Hộ gia đình cán bộ, công nhân viên (bao gồm cả những người đang làm việc, người nghỉ mất sức, người nghỉ hưu và những người xin thôi việc) nếu cư trú hợp pháp trên địa bàn, chưa được cấp đất ở thì chính quyền địa phương có trách nhiệm giao đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho họ.

Về đất làm kinh tế gia hộ gia đình: Hộ gia đình, cán bộ, công nhân nông, lâm trường được chính quyền địa phương giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm kinh tế hộ gia đình theo quy định tại Nghị định 64-CP, ngày 27/9/1993, Nghị định 85/1999-NĐ-CP, ngày 28/8/1999 và Nghị định 163/1999-NĐ-CP, ngày 16/1/1999, Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 19/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai năm 2003. Mức đất giao đất bằng mức diện tích bình quân giao cho nhân khẩu của các hộ nông dân tại địa phương.
Trong trường hợp địa phương không còn quỹ đất để giao thì nông, lâm trường đề nghị chính quyền địa phương cắt một phần diện tích đất của nông, lâm trường để giao cho các hộ gia đình thuộc diện trên, nhưng phải theo quy hoạch và phải đưa diện tích đó ra khỏi quỹ đất quy hoạch của nông, lâm trường.

+ Bảo hộ lao động và đóng góp bảo hiểm xã hội cho người lao động

          Người lao động trong danh sách, đang làm việc, nhưng không hưởng lương do nông, lâm trường trả nhưng có thu nhập từ kết quả sản xuất do nhận khoán đất, nhận khoán rừng, vườn cây, đàn gia súc của nông, lâm trường có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội và được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước.

+ Giải quyết lao động dôi dư

Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại sản xuất, những lao động không bố trí được việc làm,  được giải quyết chính sách theo quy định tại Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước. Những lâm trường  có điều kiện cần tổ chức đào tạo nghề mới, cho vay vốn, giải quyết đất đai để họ sản xuất - kinh doanh. 

i. Giải pháp về khoa học, công nghệ.

Các  nông, lâm trường phải áp dụng, triển khai các tiến bộ khoa học và công nghệ mới, công nghệ cao vào sản xuất, chế biến và các khâu sau thu hoạch. Hợp tác, liên kết với các cơ sở nghiên cứu khoa học để bảo vệ nguồn gen, chọn lọc, lai tạo và sản xuất giống cây trồng và vật nuôi có năng suất, chất lượng cao phục vụ nhu cầu sản xuất  lâm nghiệp. Luôn quan tâm  tới việc chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ mới, công nghệ cao, cung cấp dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm, thông tin thị trường đối với nông dân trong vùng. 
Nhà nước hỗ trợ cho lâm trường trong việc nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ mới, công nghệ cao, xây dựng các cơ sở nhân giống mới, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ mới và làm dịch vụ khuyến lâm, thông tin thị trường cho nông dân trong vùng.

 k. Giải pháp về đào tạo người quản lý và nâng cao tay nghề cho người lao động.

Trước hết cần tập trung đào tạo đội ngũ quản lý và điều hành sản xuất,kinh doanh. Cần có kế hoạch và nội dung cụ thể để tổ chức các hình thức đào tạo bồi dưỡng kiến thức về kinh doanh, tạo điều kiện để tiếp cận các thông tin về quản lý, kỹ thuật, thị trường. Yêu cầu đào tạo cán bộ cần được đặt song song với quá trình sắp xếp đổi mới lâm trường. Muốn đưa được hoạt động sản xuất kinh doanh của lâm trường tiếp cận với kinh tế thị trường, tất yếu phải trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ của lâm trường.

 Đối với lực lượng lao động trực tiếp, căn cứ vào kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật nâng cao tay nghề cho họ, đáp ứng yêu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Đối với nhân dân, đồng bào được nông, lâm trường thuê, giao làm việc cho lâm trường cũng cần phải được trang bị kiến thức về lâm sinh, về sản xuất, kinh doanh. Phần đông, những người tham gia lao động trực tiếp cho lâm trường là những người dân lao động, người dân tộc thiểu số, vì vậy, trang bị kiến thức cho đồng bào, cho người lao động là cần thiết và là đòi hỏi khách quan.

  Kết luận 
         Trong những năm đổi mới vừa qua chúng ta còn nặng về đổi mới, sắp xếp lại một cách cơ học về tổ chức và ban hành nhiều chính sách hỗ trợ. Hiệu quả kinh doanh của nông, lâm  trường có được cải thiện, song còn rất yếu, nhiều vấn đề chưa được giải quyết tốt về mặt tổ chức cũng như chính sách, làm hạn chế hiệu quả kinh doanh và vai trò của nông, lâm trường, cụ thể như:

-  Phân cấp quản lý và sắp xếp lại nông, lâm trường vẫn đang gặp nhiều lúng túng, chưa căn cứ thực sự vào khả năng có thể tồn tại duy trì theo cơ chế kinh doanh của từng nông, lâm trường. 

-  Phương thức kinh doanh đơn thuần, bó hẹp trong trồng, chưa tính toán lợi dụng tổng hợp các nguồn tài nguyên có sãn để nâng cao hiệu quả hoạt động, tổ chức chế biến nông, lâm sản ít được chú ý, bị động trong tiêu thụ.
-  Quản lý đất trong nông, lâm trường chưa khoa học, sử dụng đất trong lâm trường còn lãng phí, qui mô diện tích lớn, đất trống chưa sử dụng còn chiếm tỷ lệ cao, hiệu quả khai thác rừng và đất rừng thấp.

          -  Quyền tự chủ sản xuất kinh doanh chưa được xác lập cho nông, lâm trường.

          -  Chính sách đầu tư còn những vấn đề bất cập như : Suất đầu tư được xây dựng chưa phù hợp thức tế, định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng do Bộ lâm nghiệp ban hành đã lạc hậu. Chế độ cấp phát và quản lý vay cho dự án trồng rừng áp dụng theo chế độ cấp phát và quản lý vốn xây dựng cơ bản, là khong thích hợp. nông, lâm trường mất quyền sáng tạo vận dụng qui trình kỹ thuật theo công nghệ mới, mất quyền chủ động lựa chọn cơ cấu, mật độ cây trồng cũng như định suất đầu tư phù hợp với mục tiêu kinh doanh. 
- Thuế tài nguyên rừng quá cao là một cản trở cho việc tích luỹ vốn tái đầu tư của LTQD. Với mức thuế khai thác tài nguyên cao  lâm trường khó có thể tích luỹ để đầu tư  vào tái tạo rừng.

 -  Chính sách để thúc đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ mới trong sản xuất lâm nghiệp chưa được cụ thể hoá trong hoạt động của lâm trường.
- Chính sách đối với lao động làm việc trong lâm trường thực hiện không đầy đủ và kịp thời.

Đó là những nguyên nhân cơ bản nhất làm hạn chế khả năng nâng cao hiệu quả hoạt động của các nông lâm trường hiện nay

 
Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của nông, lâm trường phải dứt khoát chuyển mạnh cơ chế bao cấp sang kinh doanh theo thị trường. Để nông lâm trường thực sự là doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp trồng rừng, khai thác, chế biến và tiêu thụ lâm sản, mở rộng  hoạt động kinh doanh và dịch vụ khác, cần tập trung thực hiện mạnh mẽ một số vấn đề sau:

Thứ nhất. Sắp xếp lại hệ thống nông, lâm trường hiện nay trên cơ sở chỉ tiếp tục duy trì theo cơ chế kinh doanh những nông, lâm trường đủ điều kiện về phương án sản xuất kinh doanh, đất đai, vốn, lao động và các nguồn lực khác. Chuyển nông, lâm trường hoạt động theo cơ chế kinh doanh sang mô hình công ty theo luật DN thông nhất. Những lâm trường không đủ điều kiện thì kiên quyết sắp xếp lại, giải thể.

Thứ hai. Phân cấp quản lý nông, lâm trường theo hướng :Uỷ ban nhân tỉnh quản lý Nhà nước đối với tất cả các nông, lâm trường trên địa bàn kể cả các nông, lâm trường là thành viên của các Tổng công ty trực thuộc Trung ương, nhất là về đất đai, rừng và nhân khẩu, hộ khẩu. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ thực hiện quản lý chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ ba.Thực hiện đổi mới chính sách giao vườn cây, đàn gia súc, rừng tự nhiên cho nông, lâm trường theo hướng: Xác định rõ đó là tài sản của nông, lâm trường. Nông, lâm trường có toàn quyền sử dụng, khai thác có hiệu quả nhất theo yêu cầu của thị trường và phải hoàn trả cho Nhà nước giá trị tài sản. Chuyển hẳn phương thức quản lý vốn. tài sản trong các nông, lâm trường hiện nay theo kiểu hiện vật sang quản lý giá trị.

Thứ tư. Tập trung sửa đổi, bổ sung một chính sách khác như chính sách đầu tư và huy động vốn. Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người lao động, đổi mới chính sách đào tạo cán bộ và nâng cao tay nghề cho người lao động,/.

















































�  Nguồn: Bộ NN và PTNT; báo cáo đổi mới nông trường, lâm trường quốc doanh; Hà nội ngày 10/2/2003


� Số liệu của 35 nông trường và 70 lâm trường có được vào năm 2004 được tổng hợp từ các tờ trình Chính phủ của Bộ NN và PTNT về sắp xếp các NLT theo tinh thần của các Nghị định 170 và 200 của Chínhphủ do Ban đổi mới DN Bộ NN và PTNT cung cấp.


�   9 tỉnh là:  Nghệ An; Ninh Bình; Quảng Bình; Quảng Nam; Sóc Trăng;  Sơn La; Thái Nguyên;  Tuyên Quang; Vĩnh Phúc. Số liệu lấy từ các Tờ trình Chính phủ của Bộ NN và PTNT về đề nghị phê duyệt đề án sắo xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh năm 2005.


�  Số liệu đánh giá của Bộ NN và PTNT báo cáo Chính phủ tháng 2 năm 2003.


� 13 tỉnh có lâm trường khảo cứu là: Bình Phước, Bình Thuận, Lai Châu, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.





�  Có thể trên diện tích đất lâm nghiệp mà lâm trường đã sản xuất kinh doanh thưc sự thì mức doanh thu đạt ở mức cao hơn nhiều, song vì lâm trường đã không khai thác có hiệu quả toàn bộ diện tích quy hoạch vào mục đích SXKD, nên khi tính bình quân trên tổng diện tích này thì mức đạt được là rất thấp, như đã tính đối với 70 lâm trường mà chuyên đè khảo cứu.


�  Vấn đề này tồn tại đến năm 2003, trước  khi luật đất đai mới được  Quốc hội thông qua. Kể từ khi Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực đến nay các nông, lâm trường đã phải chuyển sang thực hiện chính sách thuế đất của Nhà nước để thực hiện các hoạt dộng sản xuất kinh doanh nông, lâm nghiệp, vì vậy bước đầu đã khăc phục được tình trạng này. 
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